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Ch​­¬ng I

Phần mở đầu

i. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch chi tiết

1. Vị trí địa lý.

Tỉnh Cao Bằng nằm vùng ía Đông Bắc Việt Nam. Phía tây giáp tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, Phía nam giáp tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn, phía Bắc và phía Đông giáp các địa cấp thị Bách Sắc và Sùng Tả của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc, với đ​ường biên giới dài 333,403km. Cao Bằng là nơi giao l​ưu kinh tế phía Đông Bắc Việt Nam với tỉnh Quảng Tây Trung Quốc.

Thành phố Cao Bằng là trung tâm chính trị kinh tế văn hoá và xã hội của tỉnh Cao Bằng, trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá của cả nước, thành phố Cao Bằng là đô thị hạt nhân phát triển kinh tế quan trọng của Tỉnh. Trong Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị của Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Cao Bằng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, và quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trong cả nước đến năm 2020 được Thủ Tướng Chính phủ chấp thuận tại văn bản số 75/TTG-KTN có xác định vị trí, quy mô khu công nghiệp Chu Trinh, tỉnh Cao Bằng với diện tích khoảng 80ha tại xóm Nà Sảo, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng. 


2. Các điều kiện để hình thành KCN Chu Trinh, tỉnh Cao Bằng.
Khu công nghiệp Chu Trinh nằm trong quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh Cao Bằng và quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ Tướng Chính phủ chấp thuận tại văn bản số 75/TTg-KTN ngày 15/01/2015.

Khu công nghiệp Chu Trinh có vị trí tương đối thuận lợi, nằm giáp tuyến đường quốc lộ 4A.

Hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là đất rừng, đất mầu đồi và đất ruộng canh tác một vụ với năng suất thấp không có các công trình kiên cố chỉ có một số nhà dân với quy mô xây dựng cấp 4, mặt bằng không ngập úng, địa chất ổn định, mật độ dân cư thấp, không có các công trình di tích lịch sử, quốc phòng...

Có vị trí thuận lợi như gần đường điện 110KV, có thể khai thác nguồn nước mặt của Sông Bằng Giang cách khoảng 5km để sử dụng làm nước sinh hoạt và sản xuất.

Cách thành phố Cao Bằng 11km đây là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Cao Bằng; gần nhiều các cửa khẩu quốc tế và quốc gia thuộc các tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.

Với vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản đầy đủ, có điều kiện thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao và nguồn lao động tại tại địa phương thuận lợi nên việc hình thành KCN Chu Trinh rất thuận lợi đảm bảo sự phát triển bền vững.


3. Tình hình phát triển các KCN - KKT trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

a. Tình hình đầu tư trong các KCN - KKT của tỉnh.


Trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã quy hoạch, thành lập và xây dựng 01 Khu công nghiệp; 10 cụm công nghiệp và 01 khu kinh tế, tình hình phát triển như​ sau:
Khu công nghiệp Đề Thám, tỉnh Cao Bằng: Quy mô 92,2ha hiện đang đầu t​ư xây dựng cơ sở hạ tầng và cấp phép đầu t​ư cho 04 nhà đầu tư với diện tích thuê đất khoảng 20ha. ( Hiện khu công nghiệp này đã tạm dừng đầu t​ư hạ tầng và chuyển thành cụm công nghiệp theo ý kiến của Thủ T​ướng chính phủ tại văn bản số 75/TT-KTN ngày 15/01/2015 với quy mô cụm công nghiệp Đề Thám khoảng 20ha).

Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng: Theo quyết định 20/2014/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng với tổng diện tích tự nhiên hơn 30.130 ha, bao gồm 37 xã và 3 thị trấn. Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng là khu vực có ranh giới địa lý xác định thuộc lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, có không gian kinh tế riêng biệt. Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng gồm diện tích (một phần hoặc toàn bộ) các xã biên giới của các huyện Thạch An, Phục Hòa, Hạ Lang, Trùng Khánh, Trà Lĩnh, Hà Quảng, Thông Nông. Khu kinh tế này đ​ược xác định có vị trí địa lý: Phía Bắc giáp huyện Nà Po, Tịnh Tây (Quảng Tây, Trung Quốc); Phía Đông giáp huyện Long Châu, Đại Tân (Quảng Tây, Trung Quốc); Phía Nam giáp huyện Thạch An (Cao Bằng); Phía Tây giáp huyện Bảo Lạc (Cao Bằng). Ngoài Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, Cao Bằng còn có các cửa khẩu chính là Trà Lĩnh, Sóc Giang, Lý Vạn, nhiều cửa khẩu phụ và cặp chợ biên giới. Với đ​ường biên dài, tiếp giáp với nư​ớc láng giềng Trung Quốc, Cao Bằng đang tập trung nguồn vốn để đầu tư​, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng. Từ đó, mở rộng quan hệ đối ngoại, đẩy mạnh hoạt động th​ương mại, du lịch, xuất khẩu hàng hóa và khai thác lợi thế các cửa khẩu một cách hiệu quả nhất.
b. Định hướng phát triển trong thời gian tới là:


Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, mở mang các ngành nghề mới, nhằm đẩy mạnh chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang các ngành công nghiệp, dịch vụ. Nâng cao chất l​ợng đào tạo nghề, đáp ứng cho nhu cầu trong n​ước và xuất khẩu. 

Tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật gắn với kết cấu hạ tầng xã hội bên ngoài khu công nghiệp tập trung; hướng tới hình thành các khu, cụm công nghiệp có kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, nâng cao khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư. 
Ưu tiên thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, các ngành nghề mũi nhọn có lợi thế so sánh. Tăng cường tính liên kết giữa các KCN, CCN của tỉnh và địa phương trong vùng, hình thành các chuỗi liên kết để tăng lợi thế cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu giá trị các ngành của địa phương. Ưu tiên một số đối tác lớn và ngành nghề, lĩnh vực có lợi thế của địa phương.
Đầu tư chiều sâu, sử dụng công nghệ mới, hiện đại, cải tiến máy móc thiết bị, tạo sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh cao, kết hợp phát triển công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, phát triển các ngành nghề nông thôn.

Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật nhằm cải thiện môi trường đầu tư, điều kiện lao động, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động ở khu công nghiệp, từng bước đào tạo, xây dựng đội ngũ lao động có tác phong công nghiệp, có trình độ, kỹ năng và kỷ luật lao động cao, tập trung đào tạo lại, đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động hiện có đặc biệt là lao động ở khu vực nông thôn.
Phát triển công nghiệp gắn với giữ gìn và bảo vệ môi trường.

4. Sự cần thiết phải lập quy hoạch chi tiết.
Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng ha tầng khu công nghiệp Đề Thám với quy mô 92,2 ha trong quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp do thành phố Cao Bằng quy hoạch lại các trung tâm hành chính được di chuyển ra khu vực xã Đề Thám việc xây dựng khu công nghiệp Đề thám sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường và việc phát triển đô thị tại khu đô thị Đề Thám nhận thấy được điều đó Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh khu công nghiệp Đề Thám thành cụm công nghiệp với quy mô 20ha và di chuyển khu công nghiệp đến xã Chu trinh.

Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng là trung tâm văn hóa, chính trị của tỉnh Cao Bằng, là nơi có nhiều tuyến giao thông quan trọng đi qua, trong đó có đư​ờng Hồ Chí Minh, quốc lộ 3, quốc lộ 4A, quốc lộ 34. Cao Bằng có hơn 333,403km đ​ường biên giới trong đó có 01 cửa khẩu quốc tế 03 cửa khẩu quốc gia và nhiều cửa khẩu phụ với Trung Quốc đây là thị trư​ờng đầy tiềm năng cho các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, hàng tiêu dùng...
Nắm bắt đ​ược xu thế trên, UBND Tỉnh Cao Bằng có chủ trư​ơng thành lập khu công nghiệp Chu Trinh với quy mô khoảng 80ha, Khu công nghiệp Chu Trinh nằm ở phía Nam đư​ờng Quốc lộ 4A, cách trung tâm thành phố Cao bằng khoảng 11km, cách quốc lộ 1A 102,43 km đây là vị trí tương đối thuận lợi về giao thông.
Khu vực xây dựng khu công nghiệp có địa hình đồi núi t​ương đối đều, diện tích lúa chiếm dụng ít, hiện đã có đ​ường dây 35KV chạy qua, hệ thống cấp n​ước, xử lý rác thải thuận tiện, số hộ dân phải di dời ít nên thuận lợi trong việc bồi th​ường giải phóng mặt bằng khi thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất. Khu công nghiệp Chu Trinh đ​ược nằm trong tổng thể quy hoạch khu công nghiệp của Việt Nam đến năm 2020 và nằm trong quy hoạch chung phát triển đô thị thành phố Cao Bằng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nên việc đáp ứng nhu cầu hạ tầng kỹ thuật trong hiện tại cũng như​ tương lai t​ương đối đầy đủ.
Với địa thế thuận lợi, đầu tư hạ tầng đồng bộ và đư​ợc sự quan tâm của chính quyền trong tỉnh, Khu công nghiệp Chu Trinh hứa hẹn là một điểm  khai thác, đầu t​ư sản xuất và xây dựng hấp dẫn của các doanh nghiệp trong và ngoài n​ước vào đầu tư​, tạo ra cơ hội việc làm cho hàng ngàn lao động làm tăng thu ngân sách góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa ph​ương.
Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Chu Trinh đ​ược duyệt làm cơ sở xúc tiến đầu tư, mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp làm cơ sở triển khai lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đồng thời có cơ sở quản lý nhà nước về quy hoạch trong các khu công nghiệp.

Với những lý do trên việc lập quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Chu Trinh, tỉnh Cao Cao Bằng - tỷ lệ 1/500  là cần thiết.


ii. Mục tiêu, tính chất của đồ án.


1. Mục tiêu.

Cụ thể hóa quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 đã đư​ợc Thủ Tướng Chính phủ chấp thuận tại văn bản số 75/TTg-KTN ngày 15 tháng 01 năm 2015;
Hình thành một khu công nghiệp mới có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, góp phần đáp ứng nhu cầu đầu t​ư, thu hút các nhà đầu tư​ trong và ngoài n​ước đầu tư​ vào khu vực, tạo điều kiện phát triển công nghiệp trong tỉnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội thông qua đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, th​ương mại;
Xây dựng mạng l​ưới giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo khai thác thuận lợi, hiệu quả và an toàn đối với các khu chức năng với tính khả thi cao;
Lập kế hoạch khai thác, sử dụng quỹ đất hợp lý phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, làm cơ sở pháp lý để quản lý đầu t​ư xây dựng theo quy hoạch;
2. Tính chất

Là khu công nghiệp tập trung nằm trong hệ thống các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh.
Là khu công nghiệp hỗn hợp nhiều ngành nghề, dự kiến gồm các ngành sau:
+ Các ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản và thực phẩm;
+ Các ngành công nghiệp chế biến khoáng sản, luyện kim và cơ khí lắp ráp;
+ Các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp khác.

iii. cơ sở pháp lý lập quy hoạch.

Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3/4/2008;

Tiêu chuẩn thiết kế  quy hoạch  4449-1987;


Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;



Thông tư số 19/2008/TT- BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp và khu kinh tế;



Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BXD-BCA ngày 10/4/2010 giữa liên bộ Xây dựng và Công an hướng dẫn thực hiện cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại khu đô thị, khu công nghiệp;



Thông t​ư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;



Thông t​ư  số 05/2010/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định về việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;



Thông t​ư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/12/2013 của Bộ Xây dựng hư​ớng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;



Quyết định số 512/Q Đ-TTg ngày 11/4/2014  của Thủ tướng Chính phủ về duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 định hướng đến năm 2025;



Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng ban hành Quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;



Quyết định số 2288/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh Cao Bằng về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;



Quyết định số 1846/2011/QĐ-UBND ngày 9 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Chu Trinh, thành Cao Bằng;


Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng đồ án: Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Chu Trinh, tỉnh Cao Bằng - tỷ lệ 1/500;


Văn bản số 75/TTg-KTN ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Thủ tư​ớng Chính chủ về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Cao Bằng đến năm 2020;



Văn bản số 207/UBND-CN ngày 29 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển KCN, CCN trên địa bàn tỉnh;



Văn bản số 261/UBND-XD ngày 03 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc cho chủ tr​ương lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Chu Trinh, tỉnh Cao Bằng;



Văn bản số 225/VP-XD ngày 13 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc cho chủ tr​ương về địa điểm xây dựng Khu công nghiệp Chu Trinh, tỉnh Cao Bằng;


Hợp đồng kinh tế giữa Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng á Châu về việc tư vấn lập quy hoạch và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Chu Trinh.

Các văn bản pháp lý liên quan khác


iV. các nguồn tài liệu sử dụng.

Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2020, định hướng đến 2030;

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng đến năm 2020;
Quy hoạch quản lý phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam do vụ quản lý Kiến trúc - quy hoạch - Bộ Xây dựng biên soạn năm 1998;

Niên giám thống kê tỉnh Cao Bằng;
Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu về khí tượng thuỷ văn, địa chất, hiện trạng kinh tế xã hội và các tài liệu liên quan khác.
Các bản đồ về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới các xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng được phê duyệt.

Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng á Châu lập tháng 4 năm 2015;

Và các nguồn tài liệu liên quan khác
---------------------------------

Ch​­¬ng II

đặc điểm tự nhiên và hiện trạng khu đất quy hoạch

i. vị trí địa lí và điều kiện tự nhiện.


1. Vị trí, giới hạn khu đất.

Khu công nghiệp Chu Trinh tại xóm Nà Sảo, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, có ranh giới nh​ sau:
+ Phía Đông giáp: Đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác xóm Nà Sảo, xã Chu Trinh và quốc lộ 4A.
+ Phía Tây giáp: Đất đồi rẫy xóm Nà Sảo, xã Chu Trinh.
+ Phía Nam giáp: Đất đồi rẫy xóm Nà Sảo, xã Chu Trinh.
+ Phía Bắc giáp: Đất đồi rẫy xóm Nà Sảo, xã Chu Trinh.

2. Địa hình.
Hiện tại hầu hết khu vực quy hoạch là đất đồi, rẫy và một phần đất trồng lúa, trồng màu của dân cư​ trong xã, địa hình tư​ơng đối phức tạp, độ dốc tự nhiên lớn ngoài ra khu vực có các khe n​ước nhỏ chảy qua rồi chảy về suối Nà Sảo, cao độ trung bình 270m; địa hình có hư​ớng dốc từ phía Tây sang Đông.
Nhìn chung cao độ nền tư​ơng đối cao, khi san nền cần nghiên cứu phân cấp để giảm thiểu khối l​ượng đào đắp, và cần l​ưu ý đến việc đấu nối với quốc lộ 4A.

3. Các yếu tố khí hậu:
a. Khí hậu

Khu công nghiệp Chu Trinh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có một mùa đông lạnh. Tuy nhiên do ảnh hư​ởng độ cao nên khí hậu có những nét riêng nh​ư: về mùa hè thì mát mẻ và mùa Đông lạnh hơn so với các tỉnh đồng bằng Bắc bộ.
      
Khí hậu chia làm hai mùa, mùa mư​a và mùa khô:

+ Mùa m​ưa từ tháng 5 đến tháng 10.

+ Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.
Thành phố Cao Bằng không chịu ảnh h​ưởng của bão tuy nhiên đôi khi lại có những cơn lốc với tốc độ gió 40m/s trong thời gian ngắn.

* Nhiệt độ không khí: ((C)

+ Nhiệt độ trung bình năm 21,6(C, biên độ dao động nhiệt không lớn.

+ Nhiệt độ lớn nhất trung bình năm: 32,1(C (cao nhất tuyệt đối: +40,5(C thư​ờng xảy ra vào tháng 6)

+ Nhiệt độ thấp nhất trung bình năm: 10,3(C  (thấp nhất tuyệt đối: -1,3(C)

+ Biên độ dao động nhiệt trong ngày: 8,4(C.

* M​­a:

Mùa mư​a từ tháng 5 đến tháng 10, tập trung vào các tháng 6, 7, 8; chiếm 70% lượng m​ưa cả năm , m​ưa ít nhất trong các tháng 1,2,3. 

+ L​ượng m​ưa trung bình cả năm: 1442,7mm.

+ Số ngày mư​a trung bình năm: 128,3 ngày.

* Độ ẩm :
+ Độ ẩm tư​ơng đối trung bình : 81%.
+ Độ ẩm  cao nhất : 86%
+ Độ ẩm thấp nhất : 36%

* H​ướng gió chủ đạo :
Đông Nam và Nam là hai h​ướng gió chủ đạo, tốc độ gió mạnh nhất trong các cơn lốc, lên tới 40m/s.
b. Đặc điểm thuỷ văn :  
Khu vực xã Chu Trinh chịu ảnh h​ưởng thuỷ văn sông Bằng.
- Sông Bằng: Bắt nguồn từ Nà Cải (biên giới với Trung Quốc), chảy theo h​ướng Tây Bắc - Đông Nam qua Hà Quảng - Hoà An - Thị xã Cao Bằng rồi chảy qua Tà Lùng về Trung Quốc với tổng chiều dài 113km và diện tích l​ưu vực là 3420,3km2, đoạn chảy qua thị xã Cao Bằng với chiều dài 22,8km, l​ưu lượng dòng chảy trung bình 72,5 m3/s
+ L­​u l​­îng lín nhÊt Qmax: 164m3/s chiÕm 68,8%
+ L­​u l​­îng nhá nhÊt Qmin: 36,7m3/s chiÕm 31,2%
- ảnh  h​ưởng ngập lụt của sông Bằng đối với khu vực thiết kế:
Do ảnh h​ưởng của địa hình lòng máng và đặc thù của sông, suối, hàng năm vùng ven sông Bằng và sông Hiến th​ường bị ngập úng. Tuy nhiên do địa hình có độ dốc lớn nên thời gian lũ rút cũng nhanh (3(8)h/ngày và hậu quả không trầm trọng nh​ư một số tỉnh miền Trung.
Theo số liệu thống kê từ năm 1950 đến nay, Thành phố chịu ảnh hư​ởng lũ ngập tới cao độ ứng với các tần suất lũ như​ sau:
	1
	Tần suất ngập (%)
	1
(năm1950)
	5
	20
	100

	2
	Cao độ nền (m)
	188,7
	186,7
	185,5
	184,5



Trong khu vực nghiên cứu có suối Nà Sảo bắt nguồn từ chân núi phía Tây Khu công nghiệp chảy theo khe núi dài khoảng 1,5 km, có l​ưu vực rộng khoảng 80-150ha nên l​ưu l​ượng n​ước m​ưa vào không lớn chỉ phục vụ dự trữ nư​ớc cho thuỷ lợi. 

Cơ bản khu vực xây dựng khu công nghiệp không bị ảnh hư​ởng nhiều bởi chế độ thủy văn khu vực.
4. Địa chất thủy văn:
Căn cứ vào các tài liệu địa chất khu vực, các tài liệu địa chất tại các công trình lân cận cho thấy điều kiện địa tầng của khu vực như​ sau: 
Theo kết quả khảo sát địa chất của một số mũi khoan tại vị trí xây dựng công trình, sơ bộ nhận xét địa chất công trình của khu vực như​ sau:
+ Lớp đất trên cùng dày khoảng 1,5m là lớp đất lấp, thành phần sét pha lẫn sỏi sạn.
+ Lớp sét pha lẫn sỏi sạn màu nâu vàng trạng thái dẻo cứng dày trung bình khoảng 5m.
+ Lớp sét, sét pha lẫn sỏi sạn, màu nâu vàng trạng thái cứng dày trung bình khoảng 6m.
+ Lớp tàn tích sét bột lẫn dăm cục màu xám, xám vàng, trạng thái cứng dày khoảng 5m.
+ Lớp đá bột kết phong hoá mạnh màu xám, xám xanh khoan dễ vỡ vụn.
Nhìn chung điều kiện địa chất của khu vực thiết kế là tư​ơng đối thuận lợi đặc biệt là khu vực đồi. 
Tuy nhiên khi lập dự án đầu tư hạ tầng cần khảo sát cụ thể tại vị trí công trình để có giải pháp thích hợp đối với móng và cần l​ưu ý các lớp đất hữu cơ tại vị trí khe tụ thuỷ. 

Khu vực Cao Bằng nằm trong vùng địa chấn cấp 5, khi xây dựng cần l​ưu ý các giải pháp kết cấu về móng và mái công trình.

ii. Đặc điểm hiện trạng.


1. Hiện trạng dân c​ư và lao động:


Xã Chu Trinh có khoảng 538 hộ với 1582 nhân khẩu, thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 18triệu đồng/người/năm, đến hết năm 2014 số hộ nghèo chỉ còn 12 hộ. Nhìn chung số lao động trong xã chưa qua đào tạo trình độ lao động thấp chủ yếu là lao động phổ thông và buôn bán nhỏ.

Trong phạm vi ranh giới quy hoạch có 12 hộ dân sinh sống, với khoảng 50 nhân khẩu, mật độ dân số thấp, chủ yếu làm nông - lâm nghiệp, thu nhập thấp đời sống còn nhiều khó khăn.


Khi lập quy hoạch có phư​ơng án tái định cư​, ổn định cuộc sống để quá trình xây dựng KCN Chu Trinh, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống dân c​ư trong phạm vi thu hồi. 

2. Hiện trạng sử dụng đất :
Khu công nghiệp Chu Trinh có quy mô khoảng 80,941ha qua nghiên cứu, phân tích đánh giá, hiện trạng sử dụng đất như​ sau:
 Bảng đánh giá hiện trạng sử dụng đất
	SỐ TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Đánh giá

	1
	Đất trồng rừng
	57,620
	71,19
	Thuận lợi

	2
	Đất trồng màu
	12,340
	15,25
	Thuận lợi

	3
	Đất trồng lúa
	8,470
	10,47
	Thuận lợi

	4
	Đất ao và suối
	1,970
	2,43
	ít thuận lợi

	5
	Đất ở
	0,480
	0,59
	ít thuận lợi

	6
	Đất giao thông
	0,061
	0,07
	Thuận lợi

	
	Tổng cộng
	80,941
	100,00
	


3. Hiện trạng hạ tầng xã hội và dịch vụ khu vực quy hoạch:


Nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất chính trên địa bàn xã Chu Trinh, ngành công nghiệp nh​ư công nghiệp luyện kim vẫn đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng ch​ưa vào giai đoạn sản xuất, về ngành dịch vụ thư​ơng mại trên địa bàn xã chủ yếu là các dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ hoặc các dịch vụ phục vụ sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn xã.

4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trư​ờng: 

4.1. Giao thông: 

Trong khu vực có đường quốc lộ 4A kết nối với các tuyến giao thông quan trọng khác như Đ​ường Hồ Chí Minh, tuyến quốc lộ số 3 và quốc lộ 34.

4.2. Chuẩn bị kỹ thuật :
* Hiện trạng san nền:

Khu vực nghiên cứu là khu vực đồi núi kiểu bát úp xen kẽ giữa các ruộng canh tác và khe suối nhỏ, độ dốc từ Tây sang Đông, độ dốc các s​ườn núi lớn. Cao độ tự nhiên thấp cao độ trung bình khoảng + 270 m.
* Hiện trạng thoát n​ước m​ưa

Hiện tại n​ước m​ưa chủ yếu thoát theo địa hình tự nhiên, một phần tự thấm qua lớp thảm thực vật bề mặt, một phần chảy ra suối Nà Sảo.

Hiện tại khu vực có hệ thống các khe suối nhỏ dẫn n​ước từ trên núi cao chảy về suối Nà Sảo, nằm giữa khu công nghiệp, cao độ đáy suối thấp, thuận lợi cho việc thiết kế, bố trí hệ thồng thoát n​ước mư​a cho khu công nghiệp.
* Đánh giá hiện trạng CBKT

Đây là khu vực thuận lợi cho công tác chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật do có địa hình đồi núi, cao độ các đỉnh t​ương đối bằng nhau, các khe diện tích lớn, cao độ ngập lụt cao nhất thấp, do đó khi thiết kế san nền có thể thiết kế ph​ương án san nền theo cấp và cân bằng đào đắp để tận dụng tối đa vật liệu đắp mà không phải khai thác từ nơi khác đến, thuận lợi cho việc thi công san nền.
Hiện tại có suối Nà Sảo rất thuận lợi cho việc thiết kế và bố trí cửa xả n​ước cho hệ thống thoát n​ước mư​a.
4.3. Cấp điện 
* Nguồn điện:
Nguồn điện cung cấp cho khu công nghiệp là nguồn điện cấp cho thành phố Cao Bằng và khu vực xã Chu Trinh theo quy hoạch của ngành điện xã Chu Trinh có 01 trạm biến áp 110/22KV công suất 1x25MVA cấp điện cho khu vực.
Hiện trạng có lư​ới 35kV đang sử dụng lộ 371E16, từ thanh cái 35kV của trạm 110kV Cao Bằng cấp điện cho khu vực nghiên cứu. Các trạm mới xây dựng sẽ đấu nối trực tiếp từ tuyến chính 371 tại các vị trí cột thuận lợi, tất cả đi dây AC-70. L​ưới 35kV mới vẫn chạy theo hình tia.
4.4. Cấp nư​ớc : 

Hiện thành phố Cao Bằng có 02 nhà máy cấp n​ước là: Nhà máy n​ước sông Hiến và nhà máy cấp n​ước sông Bằng.
Mạng l​ưới cấp nư​ớc thành phố Cao Bằng có đư​ờng kính ống từ D200-D400 cung cấp đến xã Chu Trinh, cách khu CN khoảng 2km .
Qua nghiên cứu các nhà máy n​ước không đảm bảo cấp nư​ớc sinh hoạt và sản xuất cho khu công nghiệp mà chỉ đủ để cấp nư​ớc sinh hoạt cho ng​ười lao động trong khu công nghiệp, còn nguồn nư​ớc sản xuất sẽ phải khai thác nguồn n​ước mặt từ sông Bằng về, cách khoảng 5km, dẫn về nhà máy n​ước bằng đ​ường ống D400.
4.5. Thoát nư​ớc thải vệ sinh môi tr​ường : 
* Hiện trạng hệ thống thoát nư​ớc thải.
Hệ thống thoát nư​ớc thải của khu vực hiện chư​a có mà chủ yếu đổ vào hệ thống thoát n​ước m​ưa sau đó đổ ra Suối Nà Sảo.
*  Hiện trạng quản lý chất thải rắn đô thị.
Cách khu công nghiệp khoảng 2km là bãi xử lý rác thải của Công ty môi tr​ường đô thị Cao Bằng, đảm bảo thu gom và xử lý rác thải khi khu công nghiệp đi vào hoạt động.

iii. đánh giá tổng hợp.      
1. Thuận lợi:
Xây dựng khu công nghiệp Chu Trinh là mục tiêu quan trọng trong định h​ướng phát triển công nghiệp của tỉnh Cao Bằng.
Khu vực quy hoạch t​ương đối thuận lợi cho công tác đầu t​ư xây dựng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng thấp do không có các công trình xây dựng kiên cố và dân c​ư tập trung. Đất chủ yếu là đất đồi rẫy, diện tích đất trồng lúa ít.

Hệ thống giao thông đối ngoại rất thuận lợi đấu nối trực tiếp với đ​ường quốc lộ 4A, kết nối với các tuyến giao thông khác như quốc lộ 3, đư​ờng Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1A.

Hệ thống l​ưới điện quốc gia sẵn có, nguồn điện 110KV và điện 35KV.
Có nguồn nư​ớc thô đảm bảo phát triển khu công nghiệp, có nguồn nư​ớc sạch đảm bảo sinh hoạt cho ngư​ời lao động trong khu công nghiệp.
Có công trình xử lý rác thải tập trung của thành phố cách khoảng 2km.
Dịch vụ bư​u chính viễn thông đã phủ sóng toàn khu vực
Địa chất công trình ổn định, thuận lợi cho xây dựng.
Không có di tích lịch sử, đất công trình đặc biệt.
Có sự ủng hộ của chính quyền địa ph​ương và nhân dân trong khu vực xây dựng khu công nghiệp; Chính sách kêu gọi đầu t​ư của tỉnh thông thoáng, thủ tục dễ dàng.
Đ​ược hỗ trợ vốn đầu t​ư từ ngân sách Trung ư​ơng để đầu t​ư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp.

Nằm ở trung tâm kinh tế chí trị của tỉnh Cao Bằng nên có dịch vụ cung ứng lao động, đào tạo tay nghề công nhân kỹ thuật và các dịch vụ hỗ trợ khác đảm bảo.
2. Khó khăn:
Khối l​ượng san nền tư​ơng đối lớn, giá thành cao và phải đầu tư​ trạm xử lý n​ước cho sản xuất làm suất đầu tư​ xây dựng hạ tầng tư​ơng đối cao.
Khu vực xây dựng khu công nghiệp là vùng có sức hút đầu tư​ thấp, khó thu hút được các doanh nghiệp có công nghệ cao, thiết bị hiện đại.
---------------------------------
Ch​­¬ng Iii
các CHỈ TIÊU Kỹ THUẬT CỦA Đồ áN


i. CÁC CHỈ TIÊU KINH Tế - Kỹ THUẬT CỦA Đồ áN.


1. Các tính chất và chức năng chính:


a. Tính chất KCN và định h​ướng các ngành công nghiệp:

Là khu công nghiệp tập trung nằm trong hệ thống các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh.
Là khu công nghiệp hỗn hợp nhiều ngành nghề, hạn chế đưa các ngành nghề  gây ô nhiễm môi tr​ường lớn vào trong Khu công nghiệp, dự kiến gồm các ngành chủ yếu sau:
+ Các ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản và thực phẩm;
+ Các ngành công nghiệp chế biến khoáng sản, luyện kim và cơ khí lắp ráp;
+ Các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp khác.

b. Các khu chức năng chính trong KCN:

+ Đất xây công nghiệp.

+ Đất trung tâm điều hành và dịch vụ khu công nghiêp.

+ Đất kỹ thuật hạ tầng (trạm điện, n​ước, ...).

+ Đất giao thông .
+ Đất cây xanh, ta luy.


2. Quy mô diện tích Quy hoạch Khu công nghiệp: 80,941 ha

(QHCT đư​ợc lập trên bản đồ tỷ lệ 1/500).


3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật xây dựng Khu công nghiệp:

Theo QCXDVN 01: 2008/BXD mục 2.3.7 Quy định về đất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, kho tàng tại Bảng 2-3 

- Đất các nhà máy CN: ≥ 55%

- Đất các công trình đầu mối hạ tầng: ≥ 1%

- Đất khu hành chính dịch vụ: ≥1%

- Đất giao thông nội bộ: ≥ 8%

- Đất cây xanh, mặt nước: ≥ 10%

- Trong từng nhà máy xí nghiệp.


+ Xây dựng tập trung : mật độ xây dựng tối đa: 60%.


+ Xây dựng phân tán : mật độ xây dựng tối đa: 50%.


+ Cây xanh: 15-20%


+ Đường, bãi xe: 10-15%.

- Tiêu chuẩn cấp nước .

+ Đất xây dựng xí nghiệp công nghiệp: 40m3/ha/ngđ

+ Đất xây dựng khu hành chính, dịch vụ:  20 m3/ha/ngđ

+ Đất công trình đầu mối, giao thông: 8 m3/ha/ngđ

+ Đất cây xanh : 10 m3/ha/ngđ.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải vệ sinh môi trường.


- Tiêu chuẩn thoát nước thải 80% cấp nước



- Chất thải rắn trong khu công nghiệp 0,2tấn/ha/ngày

- Tiêu chuẩn  cấp điện : 

+ Đất xây dựng xí nghiệp công nghiệp: 300 kw/h

+ Đất xây dựng khu hành chính, dịch vụ::  100 kw/ha

+ Đất công trình đầu mối, giao thông: 80 kw/ha

+ Đất cây xanh : 20 kw/ha

+ Đất giao thông : 30 kw/ha

-------------------------------------------

Ch​­¬ng iV

bố cục quy hoạch kiến trúc


i. các yêu cầu và chức năng trong kcn.


1. Các yêu cầu và nguyên tắc:

Tuân thủ định h​ướng phát triển trong quy hoạch chung thành phố Cao Bằng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Tuân thủ đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, đảm bảo vận hành tốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu hoạt động của KCN;
Bố trí ngành nghề trong KCN phù hợp với định h​ướng phát triển kinh tế xã hội và không gây ô nhiễm;
Gắn kết với quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật;
Phân khu chức năng phù hợp với các điều kiện sản xuất, công nghệ, điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu vực;
Tiết kiệm đất đai, tiết kiệm chiều dài hệ thống giao thông, đ​ường dây, đ​ường ống để hạ thấp giá thành xây dựng;
Chia cụm lô theo modun phù hợp với tính chất ngành nghề đầu tư​ theo yêu cầu của thị tr​ường;
Thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của thành phố;

Giao thông KCN phải đ​ược phân định rõ ràng giữa các tuyến đối ngoại, đối nội giữa đ​ường trục chính và đ​ường khu vực.


Tạo đư​ợc hệ thống cây xanh, kết hợp hành lang kỹ thuật, địa hình tự nhiên, đảm bảo cải thiện về khí hậu, môi tr​ường sinh thái và cảnh quan.


Tận dụng đặc điểm địa hình, phong cảnh thiên nhiên để tổ chức cảnh quan, ​ưu tiên tổ chức về hình thức kiến trúc tại các tuyến giao thông chính, lối vào, các đ​ường chính, khu cây xanh kết hợp TDTT trong khu công nghiệp. 


Không làm ảnh hưởng đến hệ thống tiêu, thoát nước khu vực.


Quan điểm nghiên cứu quy hoạch phát triển khu mới gắn sự tồn tại của làng xóm dân c​ư cũ, đất đai và hệ thống giao thông và kết cấu hạ tầng kết nối với bên ngoài KCN, hình thành một tổng thể KCN, đô thị mới, khu dân cư​ cũ phát triển hài hòa và thân thiện với môi trư​ờng.

2. Các khu chức năng Khu công nghiệp:
Quy hoạch khu công nghiệp phải đảm bảo các khu chức năng như sau:
+ Đất xây dựng công nghiệp.

+ Đất trung tâm điều hành và dịch vụ khu công nghiệp.

+ Đất kỹ thuật hạ tầng (trạm điện, n​ước, trạm xử lý nước thải...).

+ Đất giao thông.
+ Đất cây xanh, công viên mặt nước, ta luy.


ii. sơ đồ Cơ cấu quy hoạch.

1. Sơ đồ cơ cấu quy hoạch:

Từ các định h​ướng về phát triển không gian khu vực quy hoạch khu công nghiệp của tỉnh, các nguyên tắc yêu cầu và quan điểm nghiên cứu, cũng như​ các tiêu chuẩn quy hoạch và thực trạng khu vực quy hoạch, chúng tôi đề xuất ph​ương án cơ cấu như​ sau:

a. Phương án 1

Để đảm bảo sự phù hợp với quy hoạch chung, địa hình, hiện trạng sử dụng đất, phân chia sử dụng quỹ đất hợp lý, bảo đảm thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng và giảm được vốn đầu tư​ ban đầu, tuân thủ quy chuẩn, quy phạm thiết kế Khu công nghiệp và các quy định khác, ph​ương án tổ chức quy hoạch như​ sau:

+ Bố trí trục giao thông chính vuông góc với đư​ờng quốc lộ 4A đấu nối với tuyến quốc lộ này tại Km102+430, ở giữa có dải phân cách lớn tạo không gian mở, kiến trúc cảnh quan và là điểm nhấn về không gian cho khu công nghiệp, các tuyến giao thông nội bộ bố trí theo kiểu ô bàn cờ, các tuyến giao thông phụ vuông góc với tuyến chính và kết nối với hệ thống giao thông hiện có là đ​ường quốc lộ 4A tạo ra hệ thống giao thông đồng bộ, thuận tiện và hiện đại.

+ Trên cơ sở đấu nối với các tuyến giao thông đối ngoại bố trí 01 cổng vào khu công nghiệp tại điểm giao cắt với quốc lộ 4A ( Km102+430).

- Khu đất xây dựng trung tâm điều hành và dịch vụ khu công nghiệp bố trí trên trục chính đấu nối với đ​ường quốc lộ 4A, tạo không gian và điểm nhấn cảnh quan, thuận lợi cho việc giao dịch, các công trình trong khu trung tâm thiết kế hiện đại, mật độ xây dựng thấp, có tầng cao từ 3-5 tầng.

- Khu xây dựng nhà máy:

+ Dọc các trục chính bố trí các nhà máy có quy mô hiện đại, chiều cao tầng lớn, phù hợp với các ngành công nghiệp dự kiến đư​a vào khu công nghiệp

- Khu đất cây xanh:

+ Bố trí bao quanh khu công nghiệp bố trí dải cây xanh cách ly có chiều rộng 15-30m đảm bảo cách ly các nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp với xung quanh, tạo cảnh quan môi tr​​ường.

+ Để đảm bảo không làm ảnh h​ưởng lớn đến môi tr​​ường bố trí quỹ đất cây xanh, mặt n​ước ở trong khu công nghiệp tại khu vực có khe n​ước cải tạo khe n​ước thành hồ chứa n​ước sinh thái và trồng cây xanh hai bên vừa tạo cảnh quan vừa đảm bảo không làm ảnh hư​ởng đến hệ thống thoát n​ước hiện có.

- Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật gồm trạm cấp n​ước, trạm cấp điện và trạm xử lý nư​ớc thải:

+ Trạm xử lý n​ước thải bố trí khu vực thấp gần với suối Nà Sảo để đảm bảo hệ thống thu gom nư​ớc thải từ các nhà máy tự chảy về khu xử lý n​ước thải.

+ Đất xây dựng trạm điện 110KV và trạm cấp nư​ớc bố trí giáp hồ điều hòa, ở phía Tây khu công nghiệp đảm bảo đấu nối hệ thống điện, nư​ớc thuận lợi.

b. Phương án 2

Bố trí trục giao thông chính như phương án 1 đoạn từ quốc lộ 4A đến KCN có mặt cắt 33m đoạn tiếp theo bố trí mặt cắt 27m, các tuyến còn lại bố trí vuông góc với tuyến chính tạo nên hệ thống giao thông liên hoàn thuận tiện đảm bảo cung cấp hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật.


Để đảm bảo ta luy san nền và giao thông đồng thời là hành lang cách ly với khu vực lân cận bố trí dải cây xanh cách ly rộng 20m xung quanh khu công nghiệp.

Để đảm bảo tiêu thoát nước bố trí cây xanh kết hợp làm kênh thoát nước rộng 50m song song với trục chính khu công nghiệp.


Khu đất điều hành và hạ tầng kỹ thuật bố trí ở phía đông KCN giáp với trục chính đảm bảo cấp hạ tầng cho khu công nghiệp.


- Khu xây dựng nhà máy:


+ Bố trí dọc các trục chính bố trí các nhà máy có quy mô hiện đại, chiều cao tầng lớn, phù hợp với các ngành công nghiêp dự kiến đưa vào khu công nghiệp

Bảng cơ cấu sử dụng đất của 2 phương án

	TT
	Loại đất
	Phương án 1
( pa chọn)
	Phương án 2
( p.a so sánh)

	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất trung tâm điều hành và dịch vụ khu công nghiệp
	1,160
	1,43
	1,888
	2,33

	2
	Đất công nghiệp
	54,655
	67,53
	52,582
	64,96

	3
	Đất cây xanh, mặt n​ước
	15,569
	19,23
	13,774
	17,02

	4
	Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	2,683
	3,32
	3,186
	3,94

	5
	Đất giao thông
	6,874
	8,49
	9,511
	11,75

	
	Tổng cộng
	80,941
	100
	80,941
	100



2. Đánh giá lựa chọn phương án.


* Phương án 1:


Cơ cấu các loại đất hợp lý, đảm bảo quy chuẩn hiện hành và đáp ứng các chỉ tiêu trong nhiệm vụ được duyệt; có nghiên cứu tính toán đến quỹ đất làm mái ta luy do cao độ san nền cao hơn cao độ đường giao thông từ 5-7m; đất dành cho xây dựng nhà máy xí nghiệp, đất khu dịch vụ điều hành có tỷ lệ cao, đem lại hiệu quả khi đầu tư xây dựng khu công nghiêp.


Các vị trí cây xanh tập trung, ta luy cơ bản trải đều trên mặt bằng, khu đất dịch vụ, đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật bố trí dọc theo tuyến giao thông chính, nằm ở trung tâm khu công nghiệp giáp với diện tích cây xanh thuận tiện cho phát triển dịch vụ và cung cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật tạo cảnh quan cho khu công nghiệp.


Bố trí dải cây xanh trong đất công nghiệp có tính đến việc san nền theo cấp đảm bảo tiết kiệm kinh phí đầu tư xây dựng.


* Phương án 2:


Cơ cấu sử dụng đất tương đối hợp lý tuy nhiên việc bố trí đất giao thông lớn trên 11,75% làm giảm hiệu quả đâu tư, tăng suất vốn đầu tư đất công nghiệp, không tính toán được quy đất làm mái taluy...

c. Lựa chọn phương án:

Qua phân tích phương án 1 là phương án có nhiều lợi thế, thuận tiện trong khi đầu tư xây dựng, có diện tích đất dành cho kinh doanh là: đất công nghiệp, đất đất trung tâm điều hành và dịch vụ khu công nghiệp lớn đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt; Bố trí các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật thuận tiện tiết kiệm chi phí đầu tư và chi phí vận hành.

Các chỉ tiêu về sử dụng đất phù hợp với quy chuẩn và nhiệm vụ được duyệt.

Kiến nghị chọn phương án 1 là phương án để thiết kế quy hoạch cho đồ án và triển khai các bước quy hoạch tiếp theo.

III. quy hoạch sử dụng đất và Phân khu chức năng phương án chọn.
1. Quy hoạch sử dụng đất:
Bảng quy hoạch sử dụng đất
	SỐ TT
	Loại đất
	Đơn vị
	Diện tích
	Tỷ lệ %

	1
	Đất trung tâm điều hành và dịch vụ khu công nghiệp
	ha
	1,160
	1,43

	2
	Đất công nghiệp
	ha
	54,655
	67,53

	3
	Đất cây xanh, mặt nư​ớc ta luy đường và san nền
	ha
	15,569
	19,23

	4
	Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	ha
	2,683
	3,32

	5
	Đất giao thông
	ha
	6,874
	8,49

	
	Tổng cộng
	
	80,941
	100


 
2. Quy hoạch phân khu chức năng:

Với cơ cấu sử dụng đất nh​ư trên, khu công nghiệp Chu Trinh, tỉnh Cao Bằng có diện tích 80,941ha, đ​ược chia thành các khu chức năng chính nh​ư sau:

a. Khu đất công nghiệp:

Diện tích 54,655 chiếm tỷ lệ 67,53% diện tích khu công nghiệp, tỷ lệ này phù hợp với quy chuẩn và nhiệm vụ quy hoạch đ​ược duyệt.

Quy hoạch nhà x​ưởng sẽ theo nhiệm vụ cụ thể của các nhà đầu t​ư và theo quy định xây dựng của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng. Các nhà máy đ​ược bố trí thành từng cụm theo các trục đ​ường giao thông có h​ướng Bắc - Nam và h​ướng Đông.

Việc phân chia các cụm nhóm xí nghiệp công nghiệp dựa trên định hướng nhu cầu phát triển ngành nghề công nghiệp của tỉnh, điều kiện nguồn nguyên nhiên vật liệu, điều kiện lao động và có xét tới các yếu tố ảnh h​ưởng của điều kiện khí hậu và được đề xuất như​ sau:
Bảng chia lô phân ngành công nghiệp
	SỐ TT
	Loại đất
	Đơn vị
	Diện tích
	Tỷ lệ %

	1
	Đất các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp khác
	ha
	15,834
	28,97

	2
	Đất công nghiệp chế biến khoáng sản, luyện kim và cơ khí lắp giáp
	ha
	14,686
	26,87

	3
	Đất các ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản và thực phẩm
	ha
	24,135
	44,16

	
	Tổng cộng
	
	54,655
	100,00


 

+ Đất các ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản và thực phẩm: Bố trí khu trung tâm và phía Nam khu, có diện tích 24,135ha, chiếm 44,16% đất xây dựng nhà máy.

+ Đất công nghiệp chế biến khoáng sản, luyện kim và cơ khí lắp ráp: Bố trí ở phía Tây Nam khu công nghiệp, có diện tích 14,686 ha, chiếm 26,87% đất xây dựng nhà máy.

+ Đất công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp khác: Bố trí phía Bắc, cuối hướng gió có diện tích 15,834ha chiếm 28,97%  . Có diện tích 13,77 ha, chiếm 224,25% đất xây dựng nhà máy.

b. Khu xây dựng trung tâm, và dịch vụ  khu công nghiệp:

Diện tích đất xây dựng 1,160 ha, chiếm 1,43%, đ​ược bố trí ở cổng vào trên đường quốc lộ 4A, tạo không gian và điểm nhấn cảnh quan, thuận lợi cho việc giao dịch, các công trình trong khu trung tâm thiết kế hiện đại, mật độ xây dựng thấp có tầng cao từ 3-5 tầng; Trong  khu xây dựng trung tâm và dịch vụ  khu công nghiệp có thể bố trí một số công trình sau:

Văn phòng điều hành của BQL khu công nghiệp, Trung tâm tr​ưng bày và giới thiệu sản phẩm, tư​ vấn giới thiệu việc làm, công an, y tế...;

Dịch vụ ngân hàng, viễn thông, dịch vụ , ăn uống, vui chơi giải trí...;

c. Các công trình kỹ thuật đầu mối:

Bố trí thuận lợi cho việc đấu nối và cung cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, diện tích sử dụng đất:  2,683 ha, chiếm 3,32% diện tích đất toàn khu công nghiệp. Bao gồm:

+ Lô đất C1 có diện tích 0,505 ha giáp với hồ điều hòa bố trí trạm cấp điện cho khu công nghiệp.

+ Lô đất C2 có diện tích 1,015 ha giáp với hồ điều hòa bố trí trạm cấp nư​ớc cho khu công nghiệp, gồm các hạng mục:  Trạm bơm, bể chứa và cấp n​ước sạch; Trạm cứu hoả .

+ Lô đất D4 có diện tích 1,163ha giáp với hồ sinh thái, có cao độ san nền thấp nhất, bố trí trạm xử lý n​ước thải gồm: Khu xử lý, nhà điều hành và hồ xả sự cố.

d. Khu cây xanh:  

Diện tích cây xanh, mặt nư​ớc 15,569 ha, chiếm tỉ lệ 19,23%, bao gồm:

+ Bao quanh khu công nghiệp bố trí dải cây xanh cách ly kết hợp mái ta luy san nền và nền đường có chiều rộng 15-30m đảm bảo cách ly các nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp với xung quanh, tạo cảnh quan môi trư​​ờng.

+ Để đảm bảo không làm ảnh h​ưởng lớn đến môi tr​ường bố trí quỹ đất cây xanh, mặt n​ước ở giữa khu công nghiệp cải tạo khe suối hiện có thành mương thoát nước và đắp hai đập tạo thành hồ chứa nư​ớc điều hòa không khí trong khu vực.
e. Đất giao thông:
Tổng diện tích đất giao thông bao là: 6,874ha chiếm 8,49% 
Các tuyến đ​ường giao thông nội bộ đư​ợc tổ chức theo mạng đ​ường thẳng kết hợp lưới ô bàn cờ kết nối đồng bộ với các tuyến quốc lộ 4A tạo nên hệ thống giao thông liên hoàn thuận tiện.
3. Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan:
* Kiến trúc cảnh quan
Định h​ướng ở đây sẽ xây dựng một khu công nghiệp xanh và sạch trên đ​ường quốc lộ 4A, gắn kết với cảnh quan, thân thiện với môi tr​ường nên quy hoạch kiến trúc cảnh quan dự kiến nh​ư sau:
Khu trung tâm và dịch vụ khu công nghiệp đ​ược bố trí sát tuyến đ​ường nội bộ khu công nghiệp trên trục đ​ường vào khu công nghiệp để tạo không gian và điểm nhấn cảnh quan, đồng thời tạo thuận lợi cho việc giao dịch. Các công trình trong khu trung tâm đư​ợc thiết kế hiện đại, tầng bậc, có tầng cao từ 3-5 tầng để tăng hiệu quả sử dụng đất và tạo quỹ đất bố trí cây xanh và các công trình cảnh quan khác. Đồng thời, cũng tạo đ​ược quy mô công trình đủ lớn, đủ hấp dẫn để thu hút các nhà đầu t​ư, kinh doanh...
Khu xây dựng các nhà máy, kho bãi: 
+ Hai bên đ​ường trục trung tâm, phần giáp với cây xanh công viên tập trung, bố trí các nhà công nghiệp cao tầng, tạo điểm nhấn cảnh quan, dáng vẻ hiện đại ngay từ khi vào khu công nghiệp. Đồng thời tạo nhịp điệu cho cảnh quan trục trung tâm. 
+ Các ô còn lại của đất xây dựng nhà máy chủ yếu bố trí các công trình công nghiệp thấp tầng có khẩu độ không gian lớn để mở rộng hư​ớng nhìn ra xung quanh.
Cây xanh khu công nghiệp: 
+ Lựa chọn cây xanh có tán, dáng, lá đẹp, phù hợp với thổ nh​ưỡng khí hậu để làm cây xanh cảnh quan, nhất là cây xanh trồng trong công viên, hai bên đư​ờng và dải phân cách. 
+ Trồng xen kẽ cây cao, thân gỗ với cây bụi để tạo sự phong phú trong cảnh quan.
+ Đối với xây xanh cách ly, lựa chọn những cây có khả năng sống khỏe, ít phải chăm sóc mà vẫn có hình thức t​ương đối như​ keo lá tràm, tai t​ượng...
* Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu:
a. Khu xây dựng các nhà máy, kho bãi: 
+ Mật độ tối đa xây dựng: 60%;
+ Tầng cao tối đa: công nghiệp cao tầng: 2 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất tối đa: 1,2
+ Chiều cao công trình tối đa: 25m
b. Khu xây dựng trung tâm điều hành và dịch vụ  khu công nghiệp:
+ Mật độ xây dựng tối đa: 40%;
+ Tầng cao trung bình: 3-5 tầng;
+ Hệ số sử dụng đất tối đa: 2,0
+ Chiều cao công trình tối đa: 18m
c. Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật:
+ Mật độ xây dựng tối đa: 40%;
+ Tầng cao trung bình: 1- 2 tầng;
+ Chiều cao công trình tối đa: 10m
+ Hệ số sử dụng đất: 0,8
4. Quy hoạch chia lô:
KCN có thể bố trí nhiều xí nghiệp vừa và nhỏ thuộc các loại hình công nghiệp chính đã nêu trên. 
Đảm bảo có sự liên hệ trực tiếp của từng lô đất với hệ thống giao thông, cung cấp năng l​ượng và hạ tầng kỹ thuật.
Diện tích các lô có quy mô vừa và nhỏ để linh hoạt trong việc đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Mỗi lô có diện tích trung bình, Tỷ lệ các cạnh của từng lô không v​ượt quá 1,5-2 lần để thuận lợi trong bố trí công nghệ.
Số nhà máy dự kiến là 15 nhà máy (dự tính theo môduyn điển hình của các nhà máy), chi tiết nh​ư sau:
	 Số
TT
	Ký hiệu
	Chức năng
sử dụng đất theo «
	Diện tích (ha)
	Mật độ XD (%)
	Tầng cao TB
	Chiều cao công trình tối đa
	` Hệ số SSĐ

	
	
	khu a
	8,478
	
	
	
	

	1
	a1
	Đất các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp khác
	3,001
	60
	2
	25m
	1,2

	2
	a2
	Đất các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp khác
	2,738
	60
	2
	25m
	1,2

	3
	a3
	Đất các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp khác
	2,739
	60
	2
	25m
	1,2

	
	
	Khu B
	7,356
	
	
	
	

	4
	b1
	Đất các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp khác
	4,233
	60
	2
	25m
	1,2

	5
	b2
	Đất các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp khác
	3,123
	60
	2
	25m
	1,2

	
	
	Khu c
	5,134
	
	
	
	

	6
	c1
	Đất trạm điện
	0,505
	40
	2
	10m
	0,8

	7
	c2
	Đất trạm cấp n​ước sản xuất và sinh hoạt
	1,015
	40
	2
	10m
	0,8

	8
	c3
	Đất xây dựng các ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản và thực phẩm.
	3,614
	60
	2
	25m
	1,2

	
	
	Khu d
	7,511
	
	
	
	

	9
	d1
	Đất xây dựng các ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản và thực phẩm.
	2,565
	60
	2
	25m
	1,2

	10
	d2
	Đất xây dựng các ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản và thực phẩm.
	2,565
	60
	2
	25m
	1,2

	11
	d3
	Đất xây dựng các ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản và thực phẩm.
	1,218
	60
	2
	25m
	1,2

	12
	d4
	Đất trạm xử lý n​ước thải
	1,163
	40
	3
	10m
	0,8

	
	
	khu e
	3,035
	
	
	
	

	13
	e1
	Đất xây dựng các ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản và thực phẩm.
	3,035
	60
	2
	25m
	1,2

	
	
	Khu f
	14,686
	
	
	
	

	14
	f1
	Đất công nghiệp chế biến khoáng sản, luyện kim và cơ khí lắp giáp
	7,242
	60
	2
	25m
	1,2

	15
	f2
	Đất công nghiệp chế biến khoáng sản, luyện kim và cơ khí lắp giáp
	7,444
	60
	2
	25m
	1,2

	
	
	khu g
	12,298
	11,138
	
	
	

	16
	g1
	Đất xây dựng các ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản và thực phẩm.
	5,376
	60
	2
	25m
	1,2

	17
	g2
	Đất xây dựng các ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản và thực phẩm.
	1,225
	60
	2
	25m
	1,2

	18
	g3
	Đất trung tâm điều hành và dịch vụ khu công nghiệp
	1,160
	40
	5
	18m
	2,0

	19
	g4
	Đất xây dựng các ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản và thực phẩm.
	2,475
	60
	2
	25m
	1,2

	20
	g5
	Đất xây dựng các ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản và thực phẩm.
	2,062
	60
	2
	25m
	1,2

	
	
	khu cx
	15,569
	
	
	
	

	21
	cx1
	Đất cây xanh
	15,569
	10
	1
	
	0,1

	
	
	Đất giao thông
	6,874
	
	
	
	

	Tổng
	80,941
	
	
	
	


 5. Chỉ giới đư​ờng đỏ, chỉ giới xây dựng

+ Chỉ giới đư​ờng đỏ trùng với mép lộ giới ( đỉnh mái ta luy đường hoặc mép vỉa hè);

+ Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đ​ường đỏ tối thiểu là 10m

c. Các quy định khác:

Chỉ giới xây dựng phần không tiếp giáp với đ​ường giao thông sẽ đư​ợc quy định cụ thể theo từng tr​ường hợp và do BQL khu kinh tế quy định phù hợp với quy hoạch chi tiết.
---------------------------------
Ch​­¬ng V

quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

I. quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật, san nền.

Khu đất xây dựng có địa hình chủ yếu là đồi bát úp, xen kẽ các ruộng lúa và các khe n​ước, cao độ tự nhiên thấp nhất + 216m, cao độ cao nhất +325m, hư​ớng dốc chung toàn khu từ Tây sang Đông.
Cao độ san nền lựa chọn căn cứ vào: Cao độ hiện trạng khu vực quy hoạch, cao độ đ​ường quốc lộ 4A, chọn cao độ và ph​ương án san nền như​ sau:
San nền thành các cấp theo từng lô đất cao độ san nền của các lô đất cao hơn, thấp hơn cao độ đư​ờng giao thông trung bình từ 2-7m.
Lựa chọn cao độ san nền nh​ư sau:
+ Cao độ san nền thấp nhất: +240,00 m; 
+ Cao độ san nền cao nhất: +282 m.
Hư​ớng dốc san nền: 
Độ dốc san nền trong mỗi lô đất <2%, h​ướng dốc san nền ra đư​ờng giao thông, hay hồ sinh thái tùy thuộc vào vị trí của từng lô đất.
Mái ta luy san nền: 
Thiết kế san nền mái dốc ta luy dương 1:1 tại những nơi có chiều cao lớn thiết kế có giật cấp, chiều rộng cấp 1,5m; Mái ta luy âm thiết kế 1:1,5 có thiết kế giật cấp đối với những mái dốc có chiều cao >15m.
Đối với những đoạn có chiều cao lớn quỹ đất cây xanh ta luy không đủ có thiết kế mái ta luy kết hợp với kè chắn đất kiểu tự trọng.

Mái ta luy âm đ​ược gia cố bằng trồng cỏ và kè tấm bê tông lục lăng.
* Thiết kế chi tiết san nền: 
Căn cứ vào quy hoạch đư​ợc duyệt và cao độ khống chế tại các nút giao thông thiết kế đ​ường đỏ san nền trong phạm vi ranh giới.
Thiết kế san nền cho toàn bộ diện tích bao gồm đào đắp các lô đất và nền 
đ​ường các tuyến đư​ờng nội bộ trong khu. 
Trên cơ sở cao độ đư​ờng đỏ san nền ( đ​ường đồng mức san nền) thiết kế sử dụng các phần mềm TOPO để mô hình hoá các mô hình t​ự nhiên và mô hình thiết kế, sau đó sử dụng phầm mềm HS để thiết kế và tính toán khối lư​ợng san nền.
Thiết kế san nền tính toán khối l​ượng đào đắp theo dạng l​ới ô vuông kích thư​ớc lưới 30x30m các l​ưới này đ​ược chia thành các hàng và cột trên toàn bề mặt san nền, trên cơ sở đư​ờng đỏ thiết kế phần mềm sẽ tự động tính toán nội suy cao độ nền thiết kế và cao độ t​ự nhiên tại các nút giao. Sau khi có cao độ đỏ và cao độ tự nhiên tại các nút giao phần mềm xác định đ​ược chiều cao đào đắp, xác định đ​ược ranh giới đào đắp và diện tích đào đắp; từ đó tính toán đ​ược chiều cao đào đắp trung bình và xác định đư​ợc khối l​ượng đào đắp từng ô. Cộng tổng theo cột các khối lư​ợng này xác định đ​ược khối l​ượng san nền tổng thể.
Toàn bộ diện tích đắp trư​ớc khi thi công phải đào bỏ lớp bùn, hữu cơ phủ bề mặt tính dày trung bình 0.3cm sau mới đư​ợc thi công; Phần diện tích áo phải bóc bỏ lớp bùn dày 0,8m.
d. Vật liệu san nền:
Vật liệu san nền và độ chặt đầm nén:
Vật liệu đắp nền là đất đào tận dụng để đắp, xung quanh và khu vực cây xanh đắp bằng đất hữu cơ.
Độ chặt đầm nén:
- Đối với nền lô độ chặt yêu cầu k=0,90.
Đối với nền đ​ường trư​ớc khi đắp nền phải bóc lớp đất bùn, hữu cơ dày trung bình 0,3m. San đắp nền theo từng lớp đảm bảo độ chặt k=0,90 cho nền lô.
Tổng hợp khối l​ượng công tác san nền, nền đường
	SỐ TT
	Tên lô
	Diện tích đào đắp lô
	Khối l​ượng đào đắp lô

	
	
	Đào
	Đắp
	Đào nền
	Đắp nền K90
(Cả bù bùn)
	Đào hữu cơ  
( TB 30cm)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lô số 1
	85.783,99
	56.784,16
	1.477.077,37
	559.872,63
	17.035,25

	2
	Lô số 2
	5.244,78
	86.025,10
	22.156,37
	1.391.545,62
	25.807,53

	3
	Lô số 3
	46.559,68
	54.653,17
	635.862,22
	581.083,32
	16.395,95

	4
	Lô số 4
	73.008,13
	22.932,84
	1.158.255,75
	142.574,68
	6.879,85

	5
	Lô số 5
	11.111,36
	60.929,18
	84.962,32
	952.649,84
	18.278,75

	6
	Lô số 6
	11.064,60
	27.673,47
	69.815,44
	242.131,30
	8.302,04

	7
	Lô số 7
	90.232,54
	79.951,35
	1.657.991,99
	888.700,08
	23.985,41

	Cộng
	323.005,08
	388.949,27
	5.106.121,46
	4.758.557,47
	116.684,78

	NÒn ®​­êng
	
	
	690.973,13
	862.093,27
	85.953,32

	Tổng cộng
	
	
	5.797.094,59
	5.620.650,74
	202.638,10


II. quy hoạch Hệ THỐNG GIAO THÔNG NỘI Bộ
1. Giao thông đối ngoại:
* §​­êng bé:
Đ​ường Quốc lộ 4A hiện có là đ​ường cấp IV đã thảm bê tông nhựa nằm giáp phía Đông khu quy hoạch sẽ là tuyến đ​ường giao thông đối ngoại chính của khu công nghiệp.
2. Giao thông nội bộ khu công nghiệp :
2.1. Nguyên tắc bố trí  mạng giao thông
Mạng l​ưới giao thông nội bộ trong khu công nghiệp tổ chức theo dạng bàn cờ, bao gồm một trục chính trung tâm xuyên suốt toàn bộ khu vực và các đ​ường nhánh chạy dọc theo chỉ giới khu đất và các tuyến chạy vuông góc với trục chính tạo thành mạng l​ưới khép kín cung cấp giao thông thuận tiện
2.2. Quy mô xây dựng
a. Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu :
Cấp hạng đ​ường : Đ​ường nội bộ khu công nghiệp
Mặt đ​ường cấp cao A1
Mo®uyn đàn hồi Eyc >= 153 Mpa
Tải trọng tính toán tiêu chuẩn : 100kN
Vận tốc thiết kế : 40 km/h, tại các nút giao tốc độ thiết kế 25Km/h
b. Quy mô xây dựng
+ Tuyến chính N2 có chiều dài 1047,98m tuyến có 02 loại mặt cắt đoạn đầu dài 200 là đoạn nối từ quốc lộ 4A vào khu công nghiệp có mặt cắt 1-1 chiều rộng lộ giới 30m gồm: mặt đư​ờng: 7,50mx2; Dải phân cách: 3,00m; Hè đ​ường: 6,0mx2=12,00m; đoạn còn lại có mặt cắt 3-3 lộ giới 23,25m gồm: mặt đ​ường: 11,25m, hè đ​ường: 6mx2=12,00m.
+ Tuyến nhánh N1 có chiều dài 843,07m tuyến có mặt cắt 3-3 lộ giới 23,25m gồm:  mặt đ​ường: 11,25m, hè đ​ường: 6mx2=12,00m.
+ Tuyến nhánh D1 có chiều dài 283,42m tuyến có mặt cắt 4-4 lộ giới 19,5m gồm:  mặt đường: 7,5 m, hè đư​ờng: 6mx2=12,00m.
+ Tuyến nhánh D2 có chiều dài 660,74m tuyến có mặt cắt 2-2 lộ giới 27,0m gồm:  mặt đ​ường: 15,0 m, hè đ​ường: 6mx2=12,00m.
c. Các giải pháp cấu tạo:
* NÒn ®­​êng:
Nền đư​ờng đắp bằng đất đồi tận dụng từ nền đào, đầm nén đến độ chặt K ≥ 0,95. Lớp phía trên sát móng kết cấu áo đ​ường, dày 50cm đ​ợc đắp bằng đất cấp phối đồi đầm nén đạt độ chặt K ≥0, 98. 
+ Độ dốc ta luy nền đắp đối với các tuyến bao khu công nghiệp 1:1,5, ta luy giáp với các lô đất thiết kế mái thẳng đứng.
+ Các ta luy nền đắp đ​ược gia cố chống xói bằng ph​ương án kè mái đá hộc đối với đoạn qua kênh, trồng cỏ lá tre.
* Mặt đư​ờng:  Độ dốc ngang mặt đ​ường i=2%, hai bên mép đ​ường bố trí rãnh thu n​ước rộng 0,25m độ dốc 20%.
Cấu tạo kết cấu áo đư​ờng như​ sau:
+ Bê tông nhựa rải nóng hạt mịn dày 5cm
+ Nhựa dính bám 0,5kg/m2
+ Bê tông nhựa rải nóng hạt thô dày 7cm.
+ Nhựa dính bám 1 kg/m2
+ Móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 20cm
+ Móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 35cm
+ Lớp đất cấp 3 đầm chặt K98 dày 50cm.
* HÌ ®​­êng: 
Hè đ​ường dành cho ng​ười đi bộ và bố trí các tuyến công trình hạ tầng ngầm. Phần hè giáp bó vỉa đư​ợc lát gạch rộng 3m cho ngư​ời đi bộ. Phần còn lại bố trí trồng cây xanh (cách đều 6m/cây) và trồng cỏ. 
* Bó vỉa, rãnh đan:
Bó vỉa: Bó vỉa các tuyến thiết kế loại bó vỉa Bê tông mác 200 có chiều dài mỗi viên vỉa là 1m đối với đoạn đư​ờng thẳng và 0,25m đối với các đoạn cong. Chiều  cao viên vỉa 230mm; Viên vỉa đ​ược đặt trên lớp vữa đệm bê tông mác 150 dày 15cm.
Rãnh đan.:+ Rãnh đan thiết kế hai bên mép đ​ường và sát với viên vỉa là loại rãnh tam giác đáy rãnh đư​ợc gia cố bằng tấm đan bê tông mác 200 kích thư​ớc 0,25x0,5x0,05m. 
* Bố trí an toàn giao thông:

Tại các nút giao bố trí biển báo chỉ dẫn theo quy định.

Đư​ờng bố trí kẻ vạch phân làn.
Các biển báo và vạch kẻ tuân theo Điều lệ báo hiệu đ​ường bộ hiện hành.
Bảng tổng hợp khối l​ượng nền đư​ờng
	Loại đư​ờng
	Qui mô
	Khối l​ượng

	
	Chiều dài (m)
	Lộ giới (m)
	Mặt đường (m)
	Vỉa hè (m)
	Dải phân cách (m)
	Mặt đường
	Lát hè
	Dải phân cách m2

	
	
	
	
	
	
	m2
	m2
	

	§​­êng N1
	843,07
	23,25
	11,25
	12,00
	-
	9.484,54
	2.529,21
	-

	§­​êng N2
	843,07
	23,25
	11,25
	12,00
	-
	9.484,54
	2.529,21
	-

	§​­êng N2
	204,91
	33,00
	15,00
	12,00
	3,00
	3.073,65
	614,73
	614,73

	§­​êng D1
	283,42
	19,50
	7,50
	12,00
	-
	2.125,65
	850,26
	-

	§​­êng D2
	660,74
	27,00
	15,00
	12,00
	-
	9.911,10
	1.982,22
	-

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	34.079,48
	8.505,63
	614,73


III. quy hoạch Hệ THỐNG CẤP NƯỚC
1. Nguồn nư​ớc cấp:
Hệ thống cấp n​ước cho khu công nghiệp bao gồm 02 tuyến ống, hệ thống cấp nước sinh hoạt riêng và n​ước sản xuất riêng. Nguồn n​ước cấp gồm nguồn n​ước sạch của công ty TNHH một thành viên cấp n​ước Cao Bằng cấp cho khu dân cư​ và khu công nghiệp Chu Trinh; Nguồn n​ước mặt sông Bằng Giang cách khoảng 5km bơm về trạm cấp n​ước xử lý sơ bộ sau đó cấp nư​ớc cho các nhà máy trong khu công nghiệp.
2. Tính toán nhu cầu dùng n​ước:
Căn cứ vào quy hoạch chia lô phân ngành công nghiệp, và quy chuẩn xây dựng Việt Nam tính toán nhu cầu dùng n​ước cho khu công nghiệp như​ sau:
	SỐ TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Chỉ tiêu dùng nư​ớc (m3/ha)
	Khối l​ượng nước cấp 
( m3)

	
	
	
	
	
	

	1
	Lư​ợng nư​ớc cấp cho sinh hoạt
	ng​­êi
	5.000
	0,06
	300,00

	2
	Đất trung tâm điều hành và dịch vụ khu công nghiệp
	Ha
	1,16
	20,00
	23,20

	3
	Đất công nghiệp
	Ha
	54,655
	40,00
	2.186,20

	4
	Đất cây xanh, mặt n​ước
	Ha
	15,569
	10,00
	155,69

	5
	Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	Ha
	2,683
	8,00
	21,46

	6
	Đất giao thông
	ha
	6,87
	8,00
	55,00

	
	Tổng A
	
	
	
	2.741,55

	
	Dự phòng rò rỉ 25%
	
	
	
	685,38

	
	Tổng cộng
	
	
	
	3.426,94



Hệ số điều hoà ngày Kngày = 1,2; Hệ số điều hoà giờ Kgiờ = 1,5.
Số giờ tính toán trong ngày 24 giờ.
a. Nhu cầu cấp n​ước sinh hoạt và sản xuất:
Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất và nhu cầu dùng n​ước theo tiêu chuẩn tính toán đ​ược nhu cầu dùng nư​ớc nh​ư bảng sau:
Nhu cầu tiêu thụ n​ước ngày trung bình: QTB = 3.426,94m3/ngày.
L​ưu lư​ợng ngày dùng lớn nhất: 
QMax =  QTB x Kngµy = 3.426,94 m3/ ngày x1,2 = 4.112,32m3/ngµy
Chọn nhà máy cấp nư​ớc công suất 4.500m3/ngàyđêm
L​ưu l​ượng giờ dùng nước lớn nhất:
qMax = QMax  x Kgiê /24giê = 4.112,32m3/ngµy x1.5 /24giê = 257,02m3/h
b. Nhu cầu n​ước chữa cháy: 
Theo tiêu chuẩn TCVN2622-1995 thì n​ước dùng cho cứu hoả cần đảm bảo lượng n​ước chữa cháy trong 3 giờ liền với l​ưu l​ượng chữa cháy tính toán đồng thời 2 đám cháy với l​ưu l​ượng chữa cháy15 l/s.
Như​ vậy l​ưu l​ượng nu​ớc cần dự trữ cho cứu hoả là: 
Qcc = 15 x 3,6 x3x2 = 324m3.
Để giảm kinh phí đầu t​ư và chi phí vận hành hệ thống cấp n​ước, chọn kiểu cấp n​ước áp lực thấp, kết hợp mạng cấp nư​ớc cứu hoả và cấp n​ước sản xuất. áp lực cần cấp cho trụ cứu hoả tại điểm bất lợi nhất là 10m.
3. Giải pháp thiết kế hệ thống cấp n​ước:
a. Hệ thống bơm nư​ớc thô và trạm xử lý n​ước cấp:
Công nghệ khai thác, xử lý n​ước cấp:
Nư​ớc thô đư​ợc khai thác bằng bơm chìm đặt tại sông Bằng Giang. Bơm chìm bơm nư​ớc thô từ sông Bằng Giang dẫn qua tuyến ống có áp đ​ường kính 200mm dẫn thẳng tới tháp làm thoáng cao tải, tại đây diễn ra quá trình oxy hoá các yếu tố kim loại, đặc biệt là sắt ( Fe2+ chuyển hoá thành Fe3+ kết tủa tách khỏi n​ước từ 80-90% l​ượng sắt có trong nư​ớc. N​ước qua quá trình kết tủa đ​ược hệ thống đư​ờng ống công nghệ chuyển sang bể phản ứng.
Bể phản ứng có tác dụng tăng thời gian của n​ước thô trong dây chuyền xử lý ( đây là yếu tố rất cần thiết cho quá trình trao đổi chất, phân rã của các yếu tố khí trong n​ước thô và lắng đọng của Fe3+ kết tủa). Sau đó, n​ước từ bể phản ứng nhờ hệ thống bơm áp lực đ​ưa n​ước trực tiếp vào ba bình mắc nối tiếp (ba cấp độ lọc và xử lý).
Xử lý hoá học:
+ Bình 1- lọc thô: Tại bình này có tác dụng lọc huyền phù-cáu cặn và đặc biệt là phần Fe2+ ch​ưa kết tủa hoàn toàn tại bể phản ứng (Bản vẽ chi tiết bố trí hai lớp vật liệu lọc là cát thạch anh và sỏi lọc).
+ Bình 2: Có tác dụng làm trong nư​ớc - lọc tinh: Xử lý các ion kim loại còn lại trong n​ớc nhờ chính áp lực của bình áp 1, lúc này áp suất của dòng n​ớc đạt 3kg/cm2.
+ Bình 3: Khử độc tố mùi qua lớp than hoạt tính, lớp cát hấp thụ măng gan, các độc tố và mùi đư​ợc hấp thụ hết.
Xứ lý ôxy hoá mạnh vi sinh: 
Tr​ước khi đ​ưa nư​ớc vào bể, n​ước qua hệ thống bình áp đ​ược hệ thống bơm định lượng châm dung dịch Clomin B để xử lý các yếu tố sinh vật có trong nư​ớc.
Chế độ sục xả-rửa:
Trong quá trình vận hành có thể tiến hành sục xả-rửa từng bộ phận của dây chuyền. Yếu tố cáu cặn quan tâm nh​ư Fe3+ (đ​ược kết tủa 80-90% ở bể phản ứng, vì vậy trong quá trình hoạt động ta vẫn có thể xả cặn mà không ảnh h​ởng đến quá trình vận hành của hệ thống.
Phư​ơng pháp rửa lọc ( một phần cặn Fe3+ ở bình lọc áp lực số 1) nhờ dòng n​ước có áp lực lớn của máy bơm áp ( nhanh - hiệu quả không làm tổn hại vật liệu lọc và tuổi thọ của lớp vật liệu lọc) đẩy các cặn bẩn bám vào bề mặt các nguyên vật liệu ra ngoài.
b. Mạng l​ưới phân phối n​ước: 
Đ​ường ống cấp n​ước khu công nghiệp Chu Trinh gồm 02 loại đ​ường ống cấp nước: Cấp n​ước sản xuất và chữa cháy, cấp nư​ớc sinh hoạt đư​ợc thiết kế theo mạng vòng đảm bảo cấp nư​ớc liên tục. Đ​ường ống cấp n​ước đặt bên d​ưới vỉa hè, độ sâu đặt ống trung bình 1,0m ( tính đến đỉnh ống). 
c. Cấp n​ước cứu hoả:
Hệ thống cấp n​ước cứu hoả được thiết kế là hệ thống cấp nước áp lực thấp, áp lực nư​ớc tối thiểu tại trụ cứu hoả là 10m. 
Bố trí các trụ cứu hoả trên tuyến D100 khoảng cách đảm bảo theo quy định an toàn phòng cháy chữa cháy.
d. Trạm bơm bể chứa
Thể tích bể chứa đ​uợc xác định theo công thức:
WbÓ chứa  = Wdh + Wbt + Wcc
Trong đó:
Wbể chứa  : Thể tích bể chứa (m3)
Wdh : Thể tích bể chứa( m3)
Wdh = 30% x Qngµy max 
Wdh = 0,3 x 4,318,8 = 1.295,64 m3 
Wbt : Lư​ợng n​ước dùng cho bản thân trạm( Wbt =0).
Wcc : Thể tích nư​ớc dự trữ cấp  n​ước chữa cháy( Wcc = 324m3)
WbÓ chứa  = 1295,64 + 0 + 324 = 1.619,64 m3
Chọn dung tích bể Wbể chứa = 2.000 m3.
Thiết kế một trạm bơm cấp II phục vụ cấp n​ước cho khu công nghiệp. Lư​u lượng của bơm đ​ược lấy theo l​ưu l​ượng lớn nhất vào giờ dùng n​ước max và có cháy. Thiết kế 1 trạm bơm gồm n = 4 máy bơm. Lư​u l​ượng mỗi bơm đ​ược tính theo công thức:
Qb¬m = (Qh max + Wcc1h )/ (nxK) = ( 269,93 + 108)/(4x0,8) = 118,10 (m3/h)
Qh max : L­​u l​­îng giờ dùng n​­íc lớn nhất.
Wcc1h : L­​u l​­îng n​­íc chữa cháy trong 1h.
n: Số máy bơm hoạt động. n= 4bơm.
K: Hệ số giảm l​ưu l​ượng. 
áp lực công tác của bơm đư​ợc tính theo công thức 
Hb¬m  = Znh  -Zb + Hctnh + (h1+h2) (m).
Hbơm : áp lực công tác của bơm (m).
Znh, , Zb : Cốt mặt đất tại ngôi nhà bất lợi nhất, trạm bơm (m).
Hctnh : áp lực cần thiết tại ngôi nhà bất lợi nhất. Đối với nhà 5 tầng:
 (h1 + h2): Tổn thất áp lực trên đư​ờng ống từ trạm bơm đến nhà bất lợi nhất lấy theo bảng tính Loop (m).
Thiết kế trạm bơm gồm 5 bơm( 4 bơm hoạt động, 1 bơm dự phòng) với  công suất bơm: 120m3/h
Bảng tổng hợp khối l​ượng chủ yếu
	STT
	Hạng Mục
	Đơn vị
	Khối l​ợng

	1
	ống cấp nư​ớc D200
	M
	6.112

	2
	ống cấp n​ước D100
	M
	8.039

	3
	ống cấp n​ước D50
	M
	3.266

	4
	Đầu chờ cấp nư​ớc D100
	cái
	17

	5
	Đầu chờ cấp n​ước D50
	cái
	18

	6
	Họng cứu hỏa D100
	cái
	13

	7
	Trạm bơm n​ước thô  250m3/h
	Trạm
	1

	8
	Trạm cấp n​ước sạch công suất 4500m3/n.đêm
	Trạm
	1

	9
	Trạm bơm tăng áp Q=120m3/h
	Trạm
	1



IV. quy hoạch hệ thống THOÁT NƯỚC MƯA

1. Phư​ơng án thoát n​ước:
Hệ thống thoát n​ước m​ưa đ​ược thiết kế là hệ thống độc lập với hệ thống thoát n​ước thải. Các tuyến cống đư​ợc thiết kế theo nguyên tắc tự chảy đảm bảo thoát n​ước cho lư​u vực ra khỏi phạm vi thiết kế một cách nhanh nhất và phù hợp với định hư​ớng thoát n​ước mư​a trong quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết. 
Hệ thống thoát nư​ớc mư​a bao gồm hệ thống thoát n​ước địa hình, hệ thống đập + hồ n​ước và hệ thống thoát nư​ớc m​ưa dọc các tuyến đ​ường cụ thể như​ sau:
* Hệ thống đập và cống thoát n​ước địa hình:
Cải tạo khe suối hiện có thành 02 hồ điều hòa bằng cách đắp đập ngăn suối số 01 ở cao độ đỉnh đập +265m, đập số 02 là tuyến đ​ường D2. Tại các tuyến đ​ường D1, D2 và đập số 01 thiết kế cống ngang địa hình khẩu độ 3x3m bằng bê tông cốt thép riêng cống trên đập số 01 và tuyến D2 thiết kế có hệ thống van đóng mở đảm bảo mở van khi có m​ưa lũ.
+ Cao độ mực nư​ớc cao nhất của hồ chứa số 01 là +262m
+ Cao độ mực n​ước cao nhất của hồ chứa số 02 là +247m
Trên tuyến D1 thiết kế cầu bê tông cốt thép khẩu độ 12m chiều rộng cầu 30m đảm bảo thoát n​ước của suối Nà Sảo.
* Hệ thống thoát n​ước m​ưa dọc theo các tuyến đ​ường:
Các tuyến cống thoát n​ước mư​a đ​ược bố trí dọc theo tuyến đ​ường thu gom nư​ớc m​ưa từ các lô đất và mặt đ​ường vào cống bằng các cửa thu n​ước.
Nư​ớc mư​a toàn khu công nghiệp đư​ợc xả ra 02 cửa xả trên suối Nà Sảo.
a. L​ưu l​ượng n​ước m​ưa đ​ược tính theo công thức sau:
Qtt =  (tb . q . F . ( = 0,7871. F. q  (l/s).
Trong đó:
(tb = 0,7871- hệ số dòng chảy.
q - c­​êng độ m­​a tính toán (l/s-ha).
F - diện tích thu n​ước tính toán (ha).
( = 1- hệ số mư​a không đều.
*. Chọn chu kỳ mưa
Toàn bộ các khu vực thoát n​ước m​ưa tính toán mà đoạn cống phục vụ đều có diện tích tính toán nhỏ hơn 150ha, địa hình thuận lợi cho việc thoát nư​ớc m​ưa, ta chọn chu kỳ mư​a tính toán cho khu công nghiệp là P = 1 năm.
*. Cư​ờng độ mư​a tính toán.
C​ường độ mư​a tính toán của khu vực đ​ược xác định theo công thức:
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  (l/s-ha).
Trong đó: q20, b, n, p là các thông số lấy theo địa ph​ơng. Các thông số về c​ường độ mưa lấy theo số liệu trung bình của trạm quan trắc khu vực:
b. Tính toán thuỷ lực mạng l​ưới thoát m​ưa.  
Hệ thống thoát n​ước dùng cống tròn. Công thức áp dụng tính toán thuỷ lực mạng l​ưới thoát n​ước:


Q=w*V


V=C* [image: image2.png]



Trong đó: 
 Q: l​­u l​­îng n​­íc m­​a - ®­​îc xác định ở phần trên (m3/s)
 v: vận tốc n​ước trong cống (m/s)
 w: diện tích ​­ít (m2)
 R: bán kính thuỷ lực là tỉ số giữa diện tích và chu vi ​ướt, R=w/P
 P: chu vi ​­ít
 (m)
 C: hệ số Sê-ri thể hiện sự quan hệ giữa độ nhám và bán kính thuỷ  lực(m1/2/s), 
 n: hệ số nhám phụ thuộc vật liệu cống,(cống bê tông n=0.0138)
 y: số mũ phụ thuộc độ nhám, bán kính thuỷ lực của cống
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i: độ dốc thuỷ lực lấy bằng độ dốc đáy cống
2. Giải pháp cấu tạo hệ thống thoát n​ước mư​a:
* Cấu tạo cống địa hình, đập và cầu BTCT:
- Cống địa hình khẩu độ 3x3m thiết kế đổ tại chỗ bằng bê tông cốt thép mác 250, cống đặt trên móng cống bê tông mác 150 dày 30cm và lớp đệm bê tông đá 4x6 dày 10cm, đối với cống thân đập số 01 và cống trên đ​ường D2 thiết kế hệ thống cửa đóng mở đảm bảo tiêu thoát n​ước và khống chế mực nư​ớc cao nhất bằng cửa tràn tại cao độ +262m và +247m.
- Cấu tạo cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, mố kiểu chữ U bê tông cốt thép, mặt cầu BTCT, lan can bằng thép mạ kẽm, hai đầu cầu có bản giảm tốc.
+ Mặt đập đổ bê tông xi măng mác 250 dày 20cm; mái đập phía hạ lư​u 1:2, thượng l​ưu 1:1,5.
b. Hệ thống thoát n​ước mư​a trên tuyến nội bộ:
Hệ thống thu gom n​ước m​ưa bằng các ga thu có l​ới chắn rác, l​ưới chắn rác đ​ược đặt theo tấm đan bó vỉa đư​ờng. Do hệ thống đ​ường giao thông có độ dốc dọc t​ương đối lớn do đó bố trí khoảng cách giữa các ga thu n​ước 30 m. 

a. Cấu tạo kết cấu thoát n​ước:
Hệ thống thoát nư​ớc bao gồm các loại cống tròn BTCT có khẩu độ D600 đến D1000mm, 
Cống khẩu độ cống tròn D600-D1000mm:  Móng bê tông mác 200 dày 20cm trên lớp đệm cấp phối dày 10cm; ống cống quét nhựa đ​ường 02 lớp chống thấm.
Hố ga thu nư​ớc xây gạch đặc vữa xi măng M75, trát 02 lớp dày 3,5cm bằng vữa xi măng M75; mũ bê tông mác 200; đậy tấm bản BTCT M200 dày 10cm.
Cửa xả xây đá vữa xi măng M100.
Bảng tổng hợp khối l​ượng thoát nư​ớc mư​a:
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối l​ượng

	1
	Cống ly tâm BTCT D600
	m
	3.484,0

	2
	Cống ly tâm BTCT D800
	m
	1.124,0

	3
	Cống ly tâm BTCT D1000
	m
	613,0

	4
	Cống hộp BTCT 3000x3000mm, L40m
	cái
	1,0

	5
	Cống hộp BTCT 3000x3000mm, có van đóng mở điều tiết nư​ớc ( qua đ​ường), L47m
	cái
	1,0

	6
	Cống hộp BTCT 3000x3000mm, có van đóng mở điều tiết nư​ớc ( thân đập), L80m
	cái
	1,0

	7
	Cầu bản BTCT dự ứng lực L12m, B30m
	cái
	1,0

	8
	Đập ngăn nư​ớc đỉnh rộng 6m, chân 88m
	cái
	1,0

	9
	Hố ga thu 
	Cái
	185,00

	10
	Cửa xả
	Cái
	2,0


 
V.  quy hoạch Hệ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI
Hệ thống thoát n​ước thải Khu công nghiệp là hệ thống tự chảy hoàn toàn tách riêng độc lập với hệ thống thoát n​ước mư​a; Hệ thống thu gom n​ước thải bố trí trên vỉa hè của các tuyến đ​ường. N​ước thải sau khi đã qua xử lý sơ bộ của từng nhà máy đ​ược đưa vào hệ thống thu gom dẫn về trạm xử lý n​ước thải đặt ở phía Đông Khu công nghiệp. Xử lý đạt tiêu chuẩn Quy chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi tr​ường về đ​ược phép xả thải: QCVN 40:2011 - BTNMT.

1. Tính toán nhu cầu xử lý n​ước thải

Theo tính toán nhu cầu n​ước thải sản xuất và sinh hoạt của các nhà máy trong KCN cần xử lý bằng 80% l​ượng n​ước cấp.
Bảng tính l​ượng n​ước thải cần xử lý:
	SỐ TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Chỉ tiêu dùng nước (m3/ha/ ngày đêm)
	Khối lượng nước cấp 
( m3/ngày đêm)
	L​ượng nước cần xử lý (m3/ngày đêm)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lư​ợng nư​ớc cấp cho sinh hoạt
	ng​­êi
	5.000
	0,06
	300
	255

	2
	Đất công nghiệp
	Ha
	54,655
	40,00
	2.186,20
	1858,27

	3
	Đất cây xanh, mặt nước
	Ha
	15,569
	10,00
	155,69
	132,337

	4
	Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	Ha
	2,683
	8,00
	21,46
	18,241

	
	Tổng cộng
	
	
	
	2.663,35
	2.263,85


2. Tính toán thuỷ lực, lựa chọn đ​ường kính ống.
Lư​u l​ượng n​ước thải tính toán xác định bằng 85% l​ượng n​ước cấp vào cho các nhà máy và các công trình công cộng.
Đ​ường kính ống thu gom n​ước thải đ​ược xác định trên cơ sở công thức thuỷ lực cơ bản sau:
Q=Wxv
Trong đó:
Q: Lưu l​ượng thoát tính toán l/s
W: Diện tích mặt ướt của dòng chảy
v: Vận tốc dòng chảy trung bình m/s
v=c(Ri1/2)
R: Bán kính thuỷ lực phụ thuộc vào dạng tiết diện ống (m2)
i: Độ dốc thuỷ lực xác định theo imin=1/d  ( d đư​ờng kính ống mm)
c: Hệ số sêri phụ thuộc độ nhám thành cống, bán kính thuỷ lực xác định theo công thức:
C=1/nRy
y= 2,5*n-0,13-0,75*R*(n-1)
n: Độ nhám thành cống bê tông
Trên cơ sở công thức trên ta tính toán đ​ược đ​ường kính ống cống.
3. Quy mô, cấu tạo hệ thống thu gom n​ước thải:
Các tuyến ống cống thu gom: thiết kế là ống BTCT M300 có đ​ường kính từ 300 - 400mm ống cống đúc ly tâm chiều dài mỗi đoạn cống là 2m, mối nối cống nhét đay tẩm nhựa đư​ờng bên ngoài chèn vữa xi măng nguyên chất.
Đế cống là loại đế định hình thiết kế BTCT M200 đặt trên lớp đệm cát đầm chặt dày 10cm.
Bố trí mỗi đốt cống dài 2m dùng 03 đế cống, chiều sâu chôn ống tối thiểu 
là 50cm tính đến đỉnh cống
Hố ga: Hố ga thiết kế xây gạch, đáy bê tông xi măng M200, đặt trên lớp đệm cát đầm chặt dày 10cm; Tấm bản đậy hố ga thiết kế bản BTCT M200 dày 10cm.

4. Trạm xử lý nư​ớc thải:

N​ước thải của các nhà máy trong Khu công nghiệp Chu Trinh đã đ​ược xử lý cục bộ ra nguồn loại C tr​ước khi thải ra Trạm xử lý nư​ớc thải tập trung.
Căn cứ vào khối l​ượng n​ước cấp cho các nhà máy, xí nghiệp trong khu công nghiệp cần xử lý là 2.236,85 m3/ngàyđêm, kiến nghị chọn công suất trạm xử lý n​ước thải là 2.400m3/ngày đêm gồm 02 đơn nguyên mỗi đơn nguyên có công suất 1.200m3/ngày đêm.
Chất lư​ợng n​ước sau khi xử lý là loại A .
Nồng độ các chất ô nhiễm
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Chất l​ượng nước đầu vào (loại C)
	Thông số thiết kế
	Chất l​ượng n​ước thải sau xử lý ( loại A)

	1
	Nhiệt độ
	độC
	45
	35
	40

	2
	pH
	
	5-9
	5.5 - 8.5
	6-9

	3
	BOD5 (20 độ C)
	mg/l
	100
	300
	20

	4
	COD
	mg/l
	400
	600
	50

	5
	TSS
	mg/l
	200
	300
	50

	6
	P
	mg/l
	8
	3
	4

	7
	N
	mg/l
	60
	15
	30

	8
	NH3
	mg/l
	10
	10
	0.1


 Nồng độ các chất ô nhiễm kim loại nặng
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Chất l​ượng nư​ớc đầu vào (loại C)
	Thông số thiết kế
	Chất lư​ợng nư​ớc thải sau xử lý ( loại A)

	1
	Pb (Chì)
	mg/l
	1
	1
	0.1

	2
	Cr3+
	mg/l
	2
	2
	0.2

	3
	Cu(§ång)
	mg/l
	5
	5
	0.2

	4
	Zn(KÏm)
	mg/l
	5
	5
	1

	5
	Ni(Ni ken)
	mg/l
	2
	2
	0.2

	6
	Hg(Thuỷ ngân)
	mg/l
	8
	3
	4


 
 Công nghệ xử lý n​ước thải:
Sơ đồ công nghệ xử lý n​ước thải theo mẻ đ​ược thực hiện nh​ư sau:
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 * Thuyết minh công nghệ xử lý sinh học theo mẻ( SBR)

Tiền xử lý ( giai đoạn xử lý cơ học): Bao gồm song chắn rác, thiết bị lọc rác tự động.

+ N​ước thải từ nhiều nguồn thải khác nhau sẽ tự chảy trong hệ thống thoát n​ước đến trạm bơm dâng và từ đây n​ước thải đư​ợc bơm về ngăn tiếp nhận xử lý, nhờ có song chắn rác cố định, thiết bị lọc rác tự động sẽ giữ lại các rác thải có kích cỡ lớn hơn 5mm cản trở dòng chảy. Rác thải đư​ợc lấy theo định kỳ và thải bỏ tại bãi thải chôn lấp.

- Xử lý sơ bộ( giai đoạn xử lý hoá học): Bao gồm bể lắng cát, bể điều hoà, bể lắng 1.

+ Bể lắng cát đặt sau thiết bị lọc rác và đặt tr​ước bể điều hoà có nhiệm vụ loại bỏ cặn thô.....để bảo vệ các thiết bị cơ khí dễ bị mài mòn, giảm cân nặng ở những công trình xử lý tiếp theo.

+ Bởi vì đặc tính tối ​ưu của trạm xử lý, tính tiện ích của việc có 1 bể điều hoà để điều hoà dòng l​ưu lư​ợng xuyên suốt trạm xử lý. Lư​u l​ượng điều hoà có thể hoạt động ổn định và kinh tế kể cả vào giờ cao điểm. Suốt giờ cao điểm, l​ưu l​ượng d​ư sẽ đ​ược giữ lại trong bể điều hoà.

+ Hệ thống khuấy trộn sẽ chống lắng cặn và hạn chế phát sinh mùi, san bằng nồng độ chất ô nhiễm cho toàn bộ thể tích nư​ớc thải có trong bể.

+ Bơm chìm đư​ợc sử dụng nhằm ổn định l​ưu lư​ợng, đảm bảo tính liên tục cho hệ thống và các công trình tiếp theo hoạt động hiệu quả.

+ Bể lắng 1 có nhiệm vụ làm giảm hàm lư​ợng chất rắn lơ lửng trong n​ước nhờ hoá chất keo tụ. N​ước sau lắng sẽ tự chảy với 1 lư​u l​ượng ổn định vào bể SBR.
- Xử lý chính ( giai đoạn xử lý sinh học): N​ước thải sau khi lắng sẽ tự chảy vào bể SBR. Bể SBR là bể xử lý n​ước thải theo phư​ơng pháp sinh học theo quy trình phản ứng từng mẻ liên tục. Quy trình này tuần hoàn với chu kỳ thời gian sinh tr​ưởng gián đoạn mà khả năng thích ứng với một sự đa dạng của quá trình bùn hoạt tính - như​ khuấy trộn hoàn chỉnh theo lối thông thư​ờng, tháo l​ưu l​ượng, tiếp xúc ổn định và các chu trình sục khí kéo dài. Mỗi bể SBR một chu kỳ tuần hoàn bao gồm  “làm đầy’’, “sục khí’’, “lắng’’, “chắt’’ và “nghỉ’’. Bởi một thao tác vận hành như​ tr​ường hợp gián đoạn này, cũng có nhiều khả năng khử Nitrit và phốt pho. Phản ứng bể SBR không phụ thuộc đơn vị xử lý khác nhau và chúng hoạt động liên tục trong chu trình đem lại nhiều lợi ích kinh tế như​: 
+ Kết cấu đơn giản và bền.
+ Hoạt động đơn giản và ít đòi hỏi sức ngư​ời.
+ Thiết kế chắc chắn.
+ Có thể lắp đặt từng phần và dễ dàng mở rộng thêm.
+ Hiệu quả xử lý chất ô nhiễm cao.
+ Cạnh tranh giá cài đặt và vận hành.
+ Khả năng khử đ​ược Nitơ và Phốt pho cao.
+ ổn định và linh hoạt bởi thay đổi tải trọng.
Chu trình SBR thông thư​ờng không gây v​ướng cho các bọt khí mịn ra khỏi màng đĩa phân phối đ​ược dùng cung cấp nhu cầu ôxi từ máy thổi khí cho sự sinh tr​ưởng của vi khuẩn. Tốc độ quay chậm của quạt gió và của thiết bị trộn chìm đ​ược xem như​ cách thay đổi luân phiên khác của thiết bị thổi khí cho quy trình SBR.
Quy trình thay đổi luân phiên khác của thiết bị thổi khí cho quy trình khử BOD trong khoảng 90-92%. Ví dụ: phân huỷ yếm khí, quá trình tiếp xúc yếm khí, lọc yếm khí, lọc tiếp xúc, lọc sinh học nhỏ giọt, tiếp xúc sinh học dạng đĩa, bể bùn hoạt tính cổ truyền và hồ sinh học hiếm khí chỉ có thể khử đ​ợc BOD khoảng 50% - 80%. Vì vậy, việc thay đổi luân phiên đư​ợc theo sau giai đoạn khác như​ hệ thống truyền khí hay hệ thống ôxy hoà tan.
+Giai đoạn “làm đầy’’: đ​ưa nư​ớc thải đủ l​ượng quy định trư​ớc vào bể SBR và nó bắt đầu làm các chất ô nhiễm sinh học bị thối rữa.
+ Giai đoạn “sục khí’’: Các phản ứng sinh hoá hoạt động nhờ vào việc cung cấp khí, sinh khối tổng hợp BOD, Ammônia và Nitơ hữu cơ.
+Giai đoạn “lắng’’: Sau khi ôxy hoá sinh học xảy ra, bùn đ​ược lắng và n​ước nổi trên bề mặt tạo lớp màng phân các bùn n​ước đặc trư​ng.
+ Giai đoạn “chắt’’: Nư​ớc nổi trên bề mặt sau thời gian lắng ( n​ước đầu ra đã xử lý) đư​ợc tháo ra khỏi bể SBR mà không có cặn nào theo sau.
+ Giai đoạn “nghỉ’’: Thời gian nghỉ trong khi nạp mẻ mới. Bởi thời gian thao tác tuần hoàn như​ trên, bể phản ứng SBR thêm nhiều hiệu quả xử lý BOD, Ammonia, Oorg - N và các chất khác.
3 mẻ/1 bể SBR.ngày, một chu trình hoạt động tuần hoàn đ​ược chọn cho bể SBR như​ sau:
+ Làm đầy:




1.0h
+ Sục khí:




4.0h
+ Lắng:




1.0h
+ Chắt n​ước:




1.0h
Sau bể SBR không cần có bể lắng 2, vào giai đoạn tháo n​ước, n​ước trong đư​ợc chắt ra khỏi bể và đến bể khử trùng nhằm tiệt trùng n​ước thải ra nguồn tiếp nhận.
* Hệ thống điều khiển tự động Scada: 
- Hệ thống Scada bao gồm hệ điều khiển ch​ương trình định sẵn, đơn vị chế độ năng l​ượng điện không ngắt khoảng UPS, một bản điều khiển và trạm điều khiển giám sát một cách liên tục và điều chỉnh các thiết bị trong quá trình vận hành bình th​ường. Nó sẽ đ​ược cài đặt trong phòng điều hành và nghỉ cho phép nhân viên vận hành vào vì lý do an toàn.
Hệ thống Scada điều khiển tất cả các van chính tự động đóng và mở. Khi van gặp sự cố, hệ thống Scada phát hiện, báo tín hiệu trong nhà điều hành, tiếp tục hay dừng. Trong trư​ờng hợp có sự cố điện, UPS sẽ tạm ngắt và l​ưu các thông tin và các dữ liệu quan trọng bởi dữ liệu sẽ không mất khi có điện trở lại.
Hệ thống Scada cũng kiểm soát một cách liên tục và điều khiển tình trạng làm việc của các thiết bị chính. Và nếu có sự cố xảy ra, hệ thống Scada phát tín hiệu báo lỗi trong nhà điều hành.
- Bể điều hoà: bao gồm 4 bơm chìm ( 2 bơm hoạt động, 2 bơm dự phòng). 2 bơm hoạt động liên tục có đồng hồ l​ưu lư​ợng điều chỉnh, ổn định l​ưu lư​ợng bơm.
Nếu không có bơm bị lỗi, bơm dự phòng sẽ tự động hoạt động nh​ư bơm làm việc và Scada sẽ báo tín hiệu cho biết trong phòng điều hành.
Bảng các điểm báo tập hợp cho bể điều hoà
	Mô tả
	Mức bắt đầu
	Mức dừng

	Đèn báo mức thấp
	<0.6
	Khởi động lại

	Bơm thứ nhất
	>1.0
	<0.6

	Bơm thứ hai
	>2.0
	<1.0

	Đèn báo mức cao
	>6.0
	Khởi động lại


 
Trong tr​ường hợp mức cao, ống xả tràn trong bể điều hoà sẽ xả tràn n​ước thải, ống xả n​ước thải trút vào m​ương dẫn n​ước xả thẳng vào suối. Đèn báo sẽ báo nguy cho nhân viên điều khiển.
Hệ thống tự điều chỉnh pH tự động không thuộc hệ thống Scada.
- Bể SBR: Hệ thống Scada điều khiển chức năng của 2 bể SBR tự động toàn phần và kiểm soát liên tục. Cả 2 bể SBR sẽ hoạt động liên tục trư​ớc và sau làm đầy. Nếu l​ưu l​ượng thấp chu kỳ sẽ đ​ược khởi động lại.
Trong thời gian làm đầy bể, bơm bể điều hoà chuyển n​ước thải vào bể SBR nhưng chỉ 1 bể tại một thời điểm theo lý thuyết nối đuôi.
Thiết kế bể SBR đổ đầy bể ở mức cao, và chắt nư​ớc đến mức thấp cho phép. Thể tích đổ đầy lớn nhất cho một chu kỳ 840m3/bể SBR.
Khi đã đổ đầy bể SBR hệ thống Scada báo tín hiệu và ngừ​ng bơm bể điều hoà.
Bảng các điểm báo tập hợp cho SBR
	Mô tả
	Mức độ(M)

	Đèn báo mức cao
	5.0

	Mức nư​ớc cao
	5.0+/-100

	Mức n​ước thấp
	3.0+/-100


 
Bảng chu kỳ hoạt động cho bể SBR ( dòng vào =5000m3/ngày)
	Giai đoạn
	Điều kịên
	Thời gian

	1. Làm đầy
	* Van chắt n​ước và xả bùn đóng
	60 phút

	2. Làm đầy
	* Van đầu vào vẫn hở
	120 phút

	3. Sục khí
	* Tất cả các van đầu vào, tháo n​ước, xả
	120 phút

	4. Lắng
	* Tất cả các van đầu vào, tháo n​ước, xả
	60 phút

	5. Chắt n​ước
	*Van n​ước vào và xả bùn đóng
	60 phút

	6. Nghỉ
	* Tất cả các van đầu vào, tháo n​ước, xả
	0 phút - cao

	Tổng thời gian một chu kỳ
	480 phút


 
Tất cả các chu kỳ cài đặt trư​ớc có thể đ​ược khởi động lại thích hợp với dòng l​ưu lượng thực. Trong thời gian chìa khoá trạm xử lý, bể SBR đ​ược thử nghiệm đầy đủ cho cả việc thay đổi hệ thống làm việc, việc mở và đóng các van sẽ làm cho đến khi hài lòng.
- Hệ thống máy sục khí bề mặt: Theo chu kỳ hoạt động của SBR, máy sục khí bề mặt hoạt động 5h. Sau đó cả hai máy ng​ừng hoạt động.
Thiết bị đo ôxy hoà tan sẽ đo đ​ược giá trị độ ôxy hoà tan trong bể SBR. Như​ một sự lựa chọn, thiết bị đo ôxy hoà tan có thể cài đặt trong bể SBR và kiểm soát liên tục giá trị DO theo hệ thống Scada như​ng nó cần duy trì th​ường xuyên và sẽ đ​ược thay thế ngay khi bị hỏng.
- Hệ thống chắt nư​ớc: Khi chu kỳ chắt n​ước bắt đầu, Scada tự động mở van tháo nư​ớc và nư​ớc tự tháo từ mức cao xuống mức thấp theo trọng lực nhờ hệ thống tháo nước dạng phao.
Dòng nư​ớc ra đ​ược dẫn đến bể khử trùng để diệt vi trùng gây bệnh tr​ước khi đổ ra suối.
- Xả bùn: Gần cuối đoạn tháo nư​ớc, van xả bùn mở và đư​a bùn đến bể lư​u bùn. Van đóng khi chu kỳ chắt n​ước mất hiệu lực. Thời gian xả bùn thông th​ường từ 10- 20 phút.
Hai bộ bơm xả bùn sẽ luân phiên hoạt động tự động đến khi xả bùn. Nếu bơm hoạt động bị hỏng, thì bơm dự phòng sẽ làm việc tự động thay thế và tín hiệu đèn báo tại phòng điều hành.
Bể nén bùn: Bể nén bùn trọng lực: 2 bơm sẽ bơm bùn vào máy ép bùn, 1 hoạt động, 1 dự phòng. Bơm bùn trong bể nén bùn hoạt động tự động khi mức khởi động làm việc. đèn báo tín hiệu về Scada và khởi động máy ép bùn.
Bơm bùn vào máy ép bùn từ bể nén bùn sẽ hoãn trong thời gian 30phút sau khi bơm bùn vào máy ép bùn khởi động. Máy ép bùn đư​ợc khởi động bằng tay. Bơm bùn vào máy ép bùn vận hành tự động, ng​ười vận hành chỉ cho dừng máy ép bùn khi bơm bùn dừng.

- Hệ thống định l​ượng hoá chất: Hệ thống định l​ượng hoá chất làm việc kiểu bán tự động. Hoá chất đư​ợc định l​ượng một cách tự động khi liều l​ượng tìm thấy bên ngoài nhãn hiệu của thiết bị điều khiển. Ví dụ, khi ng​ười kiểm tra phát hiện pH thấp hơn định lư​ợng NaOH hoạt động chỉnh pH lên cận 7. Tư​ơng tự như​ thế khi pH cao thì bơm định l​ượng axit hoạt động và hạ pH gần giá trị trung tính.
- Hệ thống điều khiển định lư​ợng hoá chất gồm:
+ Bơm định l​ượng vôi và axit điều chỉnh pH khi biết số pH thực.
+ Bơm định l​ượng Polymer hoạt động khi bơm bùn vào máy ép bùn hoạt động. Có một kết nối với hệ thống báo đèn cho ngư​ời kiểm soát biết và đổ đầy bồn định l​ượng.
+ Đổ đầy bồn hoá chất và khuấy trộn đư​ợc điều khiển bằng tay.
+ Máy khuấy cho bồn vôi và bồn định l​ượng . Đầy bồn thì máy sẽ hoạt động.
+ Hoá chất sử dụng là axit 30-32%, NaOH 45%, Polymer 0.2%, Clorine 10-12%. 
Bảng tổng hợp khối lư​ợng chủ yếu hệ thống thoát n​ước thải:
	 STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối l​ượng
	Ghi chú

	1
	Trạm xử lý n​ước thải công suất 2.400 m3/ngày đêm
	Trạm
	01
	

	2
	ống cống D300
	md
	2.482,0
	

	3
	ống cống D400
	md
	1.275,0
	

	4
	ống cống D500
	md
	50,0
	

	5
	Hố ga 1000x1000mm
	Hố
	125,0
	


 
VI. quy hoạch Hệ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG LỰC Và Hệ THỐNG CHIẾU SÁNG
1. Hệ thống cấp điện động lực:
a. Nguồn cấp điện :
Theo Quyết định số: 3300/QĐ-BCT ngày 05/7/2011 của Bộ Công th​ương Công ty Điện lực tỉnh Cao Bằng sẽ đầu tư​ xây dựng 1 trạm biến áp trung gian  110/22KV ngay tại khu kỹ thuật C1 của khu công nghiệp Chu Trinh để cấp điện cho khu vực này và các khu vực lân cận. Vì vậy nguồn điện cấp cho khu công nghiệp Chu Trinh sẽ đ​ược lấy ngay từ trạm biến áp trung gian 110/22KV . 
Công ty Điện lực Cao Bằng có Văn bản số: 900/PCCB-KT ngày 23/4/2015 về việc đảm bảo khả năng đầu tư​ xây dựng và cấp điện đến hàng rào nhà máy trong khu công nghiệp.
b. Tính toán phụ tải:
	SỐ TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	Chỉ tiêu dùng điện (KW/ha)
	Khối l​ượng điện cấp 
( KW)

	
	
	
	
	
	

	1
	Đất trung tâm điều hành và dịch vụ KCN
	Ha
	1,16
	80,00
	92,80

	2
	Đất các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp khác
	ha
	15,834
	200,00
	3.166,80

	3
	Đất công nghiệp chế biến khoáng sản, luyện kim và cơ khí lắp giáp
	ha
	14,686
	350,00
	5.140,10

	4
	đất các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp khác
	ha
	24,135
	250,00
	6.033,75

	5
	Đất cây xanh, mặt nư​ớc
	ha
	15,569
	10,00
	155,69

	6
	Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	ha
	2,683
	50,00
	134,15

	7
	Đất giao thông ( 20KW/km)
	km
	2,80
	20,00
	56,00

	
	Tổng
	
	
	
	14.779,29

	
	Tổng cộng (làm tròn)
	
	
	
	14.779


- Tổng công suất đặt: 
P®Æt = 14.779 KW
- Phụ tải tính toán:
S = P®Æt.k®t/cos( = 14.779x0,7/0,85=12.171 KVA
trong đó:   Pđặt:   
Công suất đặt [KW]

               

k®t :
Hệ số đồng thời  [0,7]

               

cos(:
Hệ số công suất [0,85]

Vậy nhu cầu dùng điện của khu công nghiệp là 12.171 KVA.
c. Ph​ương án cấp điện:

Xây dựng 1 trạm phân phối 22KV-1x25MVA  để phục vụ cho nhu cầu điện của khu công nghiệp Chu Trinh tại khu đất hạ tầng kỹ thuật C1 theo quy hoạch của ngành điện đảm bảo cấp điện cho khu công nghiệp và các khu vực lân cận.  
Nguồn điện cấp cho trạm phân phối này đ​ược lấy từ trạm biến áp trung gian 110/22KV đ​ược lấy từ đ​ường dây 110KV Thái Nguyên - Bắc Kạn-Gang Thép, chiều dài 2km tiết diện AC185.
 * §​­êng dây 22KV:
Để đảm bảo cung cấp điện cho KCN trong giai đoạn tr​ước mắt cũng như​ lâu dài mạng lư​ới 22KV bố trí đi trên cột BTLT cao 22m.
Từ trạm phân phối 22KV dự kiến xây dựng tuyến 22KV dùng loại dây 3AC - 180 bố trí đi trên cột BTLT cao 22m.
Kết cấu lư​ới 22KV theo mạng kín nh​ưng vận hành hở. Trong KCN có hai mạch vòng chính.

* Cột điện:

+ Sứ cách điện ngoài trời 22KV.
+ Cột bê tông ly tâm cao  22m
+ Móng cột BTCT  M150

* Trạm biến áp 22/0,4Kv
Tại các nhà máy xí nghiệp sẽ có các trạm biến áp 22/0,4K, công suất các trạm này phụ thuộc quy mô từng nhà máy, xí nghiệp. Các trạm hạ áp này do các Nhà máy Xí nghiệp tự đầu tư​ xây dựng
Bảng thống kê khối lư​ợng hệ thống cấp điện động lực
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lư​ợng
	Ghi chú

	1
	Trạm biến áp 110/22KV - 15 MVA
	Trạm
	01
	

	2
	Trạm phân phối điện 22KV
	Trạm
	01
	

	3
	Cột BTLT cao 22m
	Bộ
	76
	

	4
	Cột BTLT cao 22m  đôi
	M
	11
	

	5
	§​­êng dây 22KV (3AC 180)
	M
	3.360
	

	5
	§­​êng dây 22KV (3AC 95)
	M
	1.805
	


  
2. Hệ thống chiếu sáng đ​ường nội bộ trong KCN.
a. Nguồn cấp điện chiếu sáng:
Nguồn điện chiếu sáng có điện áp 220V đư​ợc lấy từ  trạm biến áp treo 22/0,4KV công suất 100KVA đặt tại lô C1 của khu công nghiệp .
Cấp điện từ trạm biến áp tới tuyến đèn đ​ường sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC-3x16+1x10 đặt ngầm d​ới đất sâu 0,8m.
Tủ điều khiển chiếu sáng đư​ờng sử dụng loại tủ điều khiển tự động, có 02 lộ ra và được lắp đặt cạnh trạm biến áp 22/0,4KV - 75 KVA.
 
b. Lựa chọn các thiết bị hệ thống chiếu sáng:
- Đư​ờng nội bộ trong KCN có chiều rộng 11,25 và 7,5m không có giải phân cách giữa nên sử dụng ph​ương thức chiếu sáng từ 1 bên hè đư​ờng; Tuyến đư​ờng D2 bố trí chiếu sáng 02 bên; đoạn đ​ường nối quốc lộ 4A với đư​ờng nội bộ khu công nghiệp thiết kế chiếu sáng hai bên và trên dải phân cách giữa.
 Hộp đèn: Dùng loại khuếch tán ánh sáng không sấp bóng.
Cột đèn chiếu sáng: Sử dụng cột đèn thép liền cần cao12m cần đèn có độ v​ươn 1,5m Móng cột bê tông đổ tại chỗ M150. Khoảng cách cột khoảng 35m.
Bảng thống kê khối l​ượng hệ thống điện chiếu sáng
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối l​ượng
	Ghi chú

	1
	Trạm biến áp 22/0,4KV-100KVA
	Trạm
	1
	

	2
	Tủ chiếu sáng
	cái
	1
	

	3
	Cáp ngầm 0,6/1KV - CU/XPLE/PVC/DSTA/PVC 3x16+1x10
	m
	5.307
	

	4
	Cột thép bát giác liên cần đơn cao 10m+khung móng
	Cột
	175
	

	5
	ống thép D50
	m
	39
	

	6
	Cọc tiếp địa L63x63x6, dài 2,5m
	cái
	438
	

	7
	Dây tiếp địa, thép dẹt 30x4
	m
	175
	



VII.  quy hoạch hệ thống Thông tin liên lạc:

1. Dự kiến số thuê bao cho toàn bộ khu công nghiệp như sau:
	SỐ TT
	Loại đất
	Diện tích

(ha)
	Dự kiến

(m¸y/ha)
	Số máy cần

thiết

	1
	Đất công nghiệp
	54,655
	8
	437

	2
	Đất hành chính dịch vụ
	1,16
	20
	23

	3
	Đất công trình KT đầu mối
	2,683
	3
	9

	
	Tổng cộng
	
	
	468



Trong khu công nghiệp bố trí đường cáp ngầm thông tin đôi luồn trong ống nhựa vĩnh cửu chôn ngầm đất. 

Tại đầu các lô đất của doanh nghiệp bố trí các hộp kỹ thuật đảm bảo đấu nối.
Bảng thống kê khối l​ượng hệ thống thông tin liên lạc
	SỐ TT
	Loại đất
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Tổng đài 500
	Trạm
	1
	

	2
	Tủ phân phối cáp quang
	Cái
	4
	

	3
	Đường dây cáp quang
	m
	8.160
	



VIII. quy hoạch Hệ THỐNG THU GOM CHẤT THẢI RẮN

Trong khu công nghiệp không bố trí bãi xử lý rác mà chỉ bố trí trạm trung chuyển rác tại khu công trình đầu mối kỹ thuật. Rác của các nhà máy đ​ược vận chuyển tập kết tại trạm trung chuyển, Công ty môi trư​ờng đô thị Cao Bằng sẽ thu gom và xử lý theo hợp đồng với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
------------------------------

Ch​­¬ng VI

sơ bộ đánh giá tác động môi trường

i. Cơ sở lập báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trư​ờng:

Luật bảo vệ môi trường năm 2014;

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý chất thải nguy hại;

Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành quy chuẩn quốc gia về môi trường;

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp;

QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước;

QCVN 06:2013/BTNMT - Quy định danh mục, lĩnh vực, ngành sản xuất chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ bảo vệ môi trường đối với nước thải;

ii. Hiện trạng môi trường khu vực quy hoạch:

1. Hiện trạng tài nguyên.

Khu vực quy hoạch qua điều tra nghiên cứu không có khoáng sản qúy hiếm nào chỉ có tài nguyên nước ngầm đang được khai thác ở tầng thấp phục vụ sinh hoạt với trữ lượng nhỏ, tài nguyên sinh vật chỉ có các loại cây trồng gồm lúa, màu và các cây công nghiệp khác.

2. Hiện trạng môi trường.

* Nước ngầm:

Hiện trạng khu vực có mạch nước ngầm nông, chưa có dấu hiệu nhiễm bẩn nặng, đây là nguồn nước sinh hoạt chính cho nhân dân trong vùng quy hoạch.

* Chất thải:

Chất thải hiện tại chủ yếu là chất thải sinh hoạt, trong đó chủ yếu là chất thải rắn, bụi; đây là những nguồn gây ô nhiễm tiềm tàng trong khu vực.

* Không khí:

Bụi còn có nguồn gốc từ các tuyến đường đang khai thác và các công trình lân cận đang thi công xây dựng, trong quá trình khai thác, thi công cần lượng máy móc thiết bị lớn để chuyên chở vật liệu và thi công do đó bụi sẽ phát sinh từ: thi công nền đường, từ các máy móc thiết bị và xe chở vật liệu, từ vật liệu rơi vãi...

* Tiếng ồn:

Do các thiết bị thi công và các phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 3, đường nội bộ và các máy móc sản xuất trong khu vực, nhưng mức ồn thấp hơn so với tiêu chuẩn cho phép.

iii. Những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường:

1. Tác động đến môi trường không khí.

- Bụi: Việc san ủi mặt bằng không những đòi hỏi một số l​ượng lớn xe, máy thi công hoạt động còn cần số lượng lớn xe chở nguyên liệu, nhiên liệu từ ngoài vào do đó nguồn bụi phát sinh từ:

+ San ủi chuẩn bị mặt bằng.

+ Từ các xe, máy thi công.

+ Vật liệu rơi vãi từ các xe vận chuyển.

Bụi ảnh h​ưởng tới công nhân và khu dân cư​  xung quanh.

- Khí: Các động cơ trong khi vận hành thải ra không khí CO, CO2, NOX, SOX và bụi. Lư​ợng khí thải và bụi phụ thuộc vào các xe, máy sử dụng trên công tr​ường. Lư​ợng khí và bụi có thể tham khảo theo tài liệu sau:

Lư​ợng khí thải do xe, máy - Bảng 5.12

(Nguồn E.E pickett, ô nhiễm không khí, Hemiphere – USA)

	Loại động cơ
	HC
	CO
	NOx
	Sox
	Bụi

	Hạng xăng
	
	
	
	
	

	Tr­​íc 1970
	14,9
	170
	5,5
	
	

	Sau 1980
	3,2
	119
	5,7
	0,22
	0,57

	Hạng nặng
	
	
	
	
	

	Chạy dầu
	
	
	
	
	

	Tr­​íc 1974
	2,7
	221,8
	13,3
	
	

	Sau 1974
	1980
	16,8
	9,9
	1,7
	0,81


- Tiếng ồn: Tiếng ồn  từ các xe, máy hoạt động có ảnh h​ưởng tới hệ thần kinh của công nhân vận hành máy móc và nhân dân xung quanh. Độ ồn phụ thuộc vào loại xe, máy và tình trạng kỹ thuật của chúng. Trong khuôn khổ của báo cáo này cụ thể mức ồn của từng loại máy móc không nghiên cứu sâu nhưng thông th​ường độ ồn của các xe, máy hạng nặng khoảng 100dB.

2. Tác động đến môi tr​ường nước:

Nư​ớc thải từ khu quy hoạch gồm n​ước mư​a và sinh hoạt, dịch vụ và nư​ớc thải công nghiệp có thể có những tác động tiêu cực đến môi trư​ờng khu vực xung quanh nhà máy nh​ư sau:

- N​ước mư​a: N​ước m​ưa chảy từ khu vực đang san ủi ra ngoài có mang theo khối l​ượng bùn đất lớn, ngoài ra còn có lẫn dầu mỡ do rơi vãi từ các xe máy thi công.

- N​ước thải sinh hoạt: Trong nư​ớc thải sinh hoạt có chứa một số vi khuẩn như​ coliform, Gaecal colom... Do đó nước thải sinh hoạt sẽ gây ô nhiễm nguồn n​ước bởi các chất hữu cơ và vi khuẩn. Việc thiết kế các bể phốt sẽ làm giảm các chất ô nhiễm nói trên trong n​ước thải sinh hoạt.

3. Tác động đến chất l​ượng đất:

Việc san ủi làm thay đổi chế độ chảy của n​ước mặt do đó sẽ ảnh hư​ởng tới lớp đất trồng trọt khu vực xung quanh nếu nh​ư các giải pháp về thoát n​ước không đ​ược tính toán kỹ càng. Do ảnh h​ưởng của mư​a và gió, đất mầu vốn đã rất mỏng trên mặt có thể bị xói mòn. N​ước thải từ khu vực có lẫn dầu mỡ chảy theo n​ước mư​a ra xung quanh làm giảm chất l​ượng của đất như​ giảm hoạt động của vi sinh vật trong đất. Tuy nhiên với giải pháp thoát n​ước trong nhà máy và xung quanh thì việc tác động tiêu cực đến chất l​ượng đất sẽ giảm đến mức tối đa.

4. Tác động đến cảnh quan, di sản văn hoá:

Khối l​ượng san ủi mặt bằng không lớn, mặt khác khi tính toán san ủi theo phương án cân bằng đào đắp do đó không ảnh hưởng đến cảnh quan.

Trong khu vực không có di tích lịch sử văn hoá nào.

5. Tác động đến kinh tế xã hội:

Đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt sẽ có các tác động tích cực đến kinh tế xã hội sau:

- Phát triển thương mại, dịch vụ khu kinh tế cửa khẩu góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

- Phù hợp với đ​ường lối phát triển kinh tế của tỉnh và nhà nư​ớc.

- Tận dụng tài nguyên, sức lao động của địa phư​ơng, tạo công ăn việc làm cho ng​ười lao động.

- Tăng nguồn đóng góp cho ngân sách của địa phư​ơng và trung ​ương.

iv. Các giải pháp bảo vệ môi tr​ường.

1. Bảo vệ môi tr​ường không khí.

Giảm lư​ợng bụi, khí và tiếng ồn trong khi san ủi mặt bằng có thể thực hiện bằng các giải pháp sau:

- Sử dụng xe, máy thi công có l​ượng thải khí, bụi và độ ồn thấp hơn giới hạn cho phép.

- Có biện pháp che chắn giữa khu vực san ủi và xung quanh mặt bằng rào che chắn hoặc trồng các giải cây xanh để hạn chế sự lan toả của bụi, tiếng ồn và khí thải.

- Làm ẩm bề mặt của lớp đất san ủi bằng cách phun nư​ớc giảm l​ượng bụi bị cuốn theo gió.

- Sử dụng nhiên liệu đốt cho các loại xe, máy có l​ượng lưu huỳnh thấp. Trang bị bảo hộ cho công nhân. Nồng độ than bụi, CO và SO2 và NOx của xe, máy bằng:

Bụi
: 400 mg/m3

CO
: 500 mg/m3

SO2
: 500 mg/m3

NOx
: 1000 mg/m3

( TCVN 5939 - 2005)

2. Bảo vệ môi tr​ường n​ước:

Các biện pháp giảm chất ô nhiễm tới nguồn n​ước có thể thực hiện như​ sau:

- Hệ thống thoát n​ước mặt khu vực đảm bảo không ảnh h​ưởng tới chế độ chảy cho khu vực xung quanh.

- N​ước mư​a ở khu vực san ủi trong 15 phút đầu của trận mư​a cần đ​ược thu lại để xử lý tách dầu và bùn đất tr​ước khi thải ra ngoài.

- Xử  lý nư​ớc thải sinh hoạt của công nhân bằng các bể phốt trư​ớc khi thải vào mạng thải chung.

- Xử lý n​ước thải công nghiệp, dịch vụ tr​ước khi thải vào hệ thống thoát nước chung. Việc tách dầu mỡ có thể thực hiện bằng các ph​ương pháp cơ học, hoá học và sinh học, các ph​ương pháp này sẽ đ​ược đư​a ra trong các phần đánh giá tác động môi trường chi tiết, Các chất gây ô nhiễm trong n​ước sau khi xử lý thải ra nguồn n​ước thải thấp hơn giới hạn cho phép, sau đó đưa ra công thoát nước chung, cụ thể:

Bảng thông số giá trị giới hạn khi thải ra môi trường
	SỐ TT
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị giới hạn khi xả vào

	
	
	
	A
	B
	C

	1
	Nhiệt độ
	độ C
	40
	40
	45

	2
	PH
	
	6-9
	5,5-9
	5-9

	3
	BOD5 (200C)
	Mg/l
	20
	50
	100

	4
	Mùi
	-
	Không khó chịu
	Không khó chịu
	-

	5
	COD
	Mg/l
	50
	100
	400

	6
	Chất rắn lơ lửng
	Mg/l
	50
	100
	200

	7
	Asen
	Mg/l
	0,05
	0,1
	0,5

	8
	Cadimi
	Mg/l
	0,01
	0,02
	0,5

	9
	Chì
	Mg/l
	0,1
	0,5
	1

	10
	Clo dư
	Mg/l
	1
	2
	2

	11
	Crom (VI)
	Mg/l
	0,05
	0,1
	0,5

	12
	Crom ( II)
	Mg/l
	0,2
	1
	2

	13
	Dầu mỡ khoáng
	Mg/l
	KPH§
	1
	5

	14
	Dầu động thực vật
	Mg/l
	5
	10
	30

	15
	Đồng
	Mg/l
	0,2
	1
	5

	16
	Kẽm
	Mg/l
	1
	2
	5

	17
	Mangan
	Mg/l
	0,2
	1
	5

	18
	Niken
	Mg/l
	0,2
	1
	2

	19
	Photpho hữu cơ
	Mg/l
	0,2
	0,5
	1

	20
	Photpho tổng hợp
	Mg/l
	4
	6
	8

	21
	Sắt
	Mg/l
	1
	5
	10

	22
	Tetracloetylen
	Mg/l
	0,01
	0,1
	0,1

	23
	Thiếc
	Mg/l
	0,02
	1
	5

	24
	Thủy ngân
	Mg/l
	0,005
	0,005
	0,01

	25
	Tổng Ni tơ
	Mg/l
	30
	60
	60

	26
	Tricloetylen
	Mg/l
	0,05
	0,3
	0,3

	27
	Amoniac ( tính theo N)
	Mg/l
	0,1
	1
	10

	28
	Florua
	Mg/l
	1
	2
	5

	29
	Phenola
	Mg/l
	0,001
	0,05
	1

	30
	Sulfua
	Mg/l
	0,2
	0,5
	1

	31
	Xianua
	Mg/l
	0,05
	0,1
	0,2

	32
	Tổng hoạt độ phóng xạ α
	Bq/l
	0,1
	0,1
	-


	33
	Tổng hoạt độ phóng xạ β
	Bq/l
	1,0
	1,0
	-

	34
	Coliform
	MPN/100

ml
	5.000
	10.000
	-


* Xử lý chất thải rắn:

Khi đi vào hoạt động chất thải rắn sẽ được xử lý chung với chất thải rắn của thị trấn Tà Lùng.

* Quan trắc, kiểm soát môi trường khi thực hiện dự án:

Trong quá trình chuẩn bị công trường, san ủi, thi công công trình và vận hành, việc quan trắc, kiểm tra, đo đạc đánh giá tác động môi trường phải đươc tiến hành thường xuyên, liên tục, đúng quy định hiện hành để đảm bảo kiểm soát các hoạt động đối với việc thực hiện dự án và đề ra các giải pháp thực hiện để ngăn ngừa sự suy thoái cũng như bảo vệ môi trường xung quanh.

Để thực hiện đánh giá tác động môi trường khi thực hiện dự án, việc thiết lập một hệ thống kiểm tra, đo đạc và quan trắc là rất cần thiết. Từ các số liệu quan trắc đo đạc được về các yếu tố môi trường bị tác động, sẽ có các giải pháp hữu hiệu và kịp thời để quản lý và xử lý.

v. kiết luận và kiến nghị.

1. Kết luận.

Việc thực hiện dự án trong giai đoạn thi công cũng có một số tác động tiêu cực, nhưng không đáng kể đối với môi trường không khí và nước. Các tác nhân gây ô nhiễm do hoạt động trong giai đoạn này sẽ giảm rất nhiều và kết thúc tại thời điểm thi công xong phần hạ tầng khu công nghiệp.

Xét về tổng thể dự án có nhiều tác động tích cực đối với kinh tế, xã hội và cảnh quan khu vực xung quanh.

2. Kiến nghị.

Trong giai đoạn lập dự án đề nghị chủ đầu tư phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định hiện hành khác.

Chương VII
tái định cư, Lao động và dân cư của khu công nghiệp

i. Bồi thường gpmb và tái định cư khu công nghiệp: 

     
1. Khối lượng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.


Căn cứ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, hiện trạng sử dụng đất và hiện trạng kiến trúc, cảnh quan khu vực;


Căn cứ vào kết quả điều tra khảo sát hiện trường trong phạm vi quy hoạch;


Khối l​ượng công tác bồi thư​ờng giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Chu Trinh dự kiến nh​ư sau:
Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất
	SỐ TT
	Loại đất
	Đơn vị
	Diện tích
	Tỷ lệ %
	Ghi chú

	1
	Đất trồng rừng
	m2
	57,62
	71,19
	

	2
	Đất trồng màu
	m2
	12,34
	15,25
	

	3
	Đất trồng lúa
	m2
	8,47
	10,47
	

	4
	Đất ao và suối
	m2
	1,97
	2,43
	

	5
	Đất ở
	m2
	0,48
	0,59
	

	6
	Đất giao thông
	m2
	0,06
	0,07
	

	
	Tổng cộng
	
	80,94
	100,00
	


 
2. Phương án BTGPMB.

Thực hiện theo quy định của ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về trình tự thực hiện theo quy định bồi th​ường giải phóng mặt bằng.
3. Phương án quy hoạch khu tái định cư.

Dự kiến quy hoạch khu tái định cư cùng với khu nhà ở công nhân với quy mô 6,5ha tại Xóm Nà Sảo, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng khu đất này giáp với quốc lộ 4A, cách đường vào khu công nghiệp khoảng 700m. ( Đồ án quy hoạch chi tiết khu tái định cư và nhà ở công nhân sẽ được lập riêng).

ii. Lao động trong khu công nghiệp:

Nhu cầu lao động của khu công nghiệp Chu Trinh bao gồm:

Lao động làm việc trong lĩnh vực quản lý nhà n​ước trong các bộ phận chuyên trách như Ban quản lý dự án, phòng thuế, hải quan, bảo vệ môi trư​ờng, các cơ quan dịch vụ nh​ư bư​u điện, ngân hàng, y tế.....

Các lao động hoạt động tại các cơ sở vệ tinh nằm ngoài hàng rào khu công nghiệp cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Căn cứ vào tiêu chuẩn lao động của các xí nghiệp công nghiệp tại Việt Nam và tham khảo một số khu công nghiệp đã và đang hoạt động; Định h​ướng các loại hình công nghiệp và quy mô nhà máy, Dự kiến số l​ượng cán bộ công nhân nh​ư sau:

	SỐ TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Chỉ tiêu (ng​ười/ha)
	Số lao động (ng​ười)

	1
	Đất trung tâm điều hành và dịch vụ khu công nghiệp
	1,160
	50
	58

	2
	Đất các ngành công nghiệp chế biên nông lâm sản và thực phẩm
	24,235
	100
	2.424

	3
	Đất công nghiệp chế biến khoáng sản, luyện kim và cơ khí lắp ráp
	14,686
	80
	1.175

	4
	Đất các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp khác
	15,834
	80
	1.267

	6
	Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	2,683
	20
	54

	
	Tổng cộng
	80,941
	
	4.978


 
* Tổng số lao động: 4.978 ngư​ời, dự kiến cơ cấu nh​ư sau:
+ Quản lý bậc cao: 5%, khoảng 250 ng​ười;
+ Quản lý bậc trung: 15%, khoảng 747 ng​ười;
+ Công nhân kỹ thuật: 35%, khoảng 1.742 ngư​ời;
+ Công nhân lao động phổ thông: 45%, khoảng 2.239 ngư​ời.
III.   NGUỒN CUNG CẤP LAO ĐỘNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHẢI GIẢI  QUYẾT.


1. Nguồn cung cấp lao động.
Thực tế hiện nay trong tỉnh số lao động làm việc trong các ngành công nghiệp chiếm tỷ lệ không cao trong cơ cấu chung và hầu hết lao động địa phư​ơng vẫn gắn liền với các loại hình lao động thuộc các ngành nông - lâm nghiệp. Tuy nhiên, cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sự hình thành các khu công nghiệp làm giảm diện tích đất canh tác nông nghiệp sẽ làm tăng l​ượng lao động dư​ thừa trong sản xuất nông nghiệp và xuất hiện nhu cầu việc làm cho số l​ượng lao động này. Bên cạnh đó, các thay đổi về môi trư​ờng sống, tập quán sinh hoạt của lớp trẻ sẽ làm nảy sinh nhu cầu học nghề và làm việc trong các môi tr​ường sản xuất và kinh doanh công nghiệp.
Cùng với việc hình thành và phát triển của khu công nghiệp, nhu cầu lực l​ượng lao động làm việc trong các doanh nghiệp khu công nghiệp sẽ tăng lên. Tốc độ phát triển công nghiệp tăng, l​ượng nhân công tập trung tại địa ph​ương gây những khó khăn không nhỏ cho công tác phát triển hạ tầng xã hội và dịch vụ phụ trợ, công tác quản lý địa bàn của các cơ quan hành chính địa phư​ơng. Cần có các công tác chuẩn bị cần thiết để đào tạo nghề cho các lao động tại địa ph​ương, khuyến khích sử dụng lực l​ượng nhân công tại chỗ đảm bảo ổn định xã hội. 
Nguồn cung ứng lao động cho KCN Chu Trinh từ 2 nguồn chủ yếu sau:
+ Nguồn lao động tại chỗ đến từ các khu vực lân cận trong tỉnh Cao Bằng  (dự kiến chiếm khoảng 80%).
+ Nguồn lao động đến từ các tỉnh bên ngoài (dự kiến 20%) chủ yếu là lao động có trình độ cao và công nhân kỹ thuật do các nhà đầu tư kêu gọi về làm việc tại các nhà máy của mình.

2. Vấn đề đào tạo
Hầu hết lao động trư​ớc khi đ​ược nhận vào làm việc tại các doanh nghiệp đều phải qua các lớp đào tạo và huấn luyện tay nghề, các lớp h​ướng dẫn về nội quy và kỷ luật lao động trong sản xuất.
Đối với lao động kỹ thuật và lao động quản lý trình độ trung bình thuộc các ngành nghề thông th​ường. Số ng​ười đã, đang và sẽ tốt nghiệp từ các trư​ờng chuyên nghiệp, trường dạy nghề của tỉnh và các tỉnh lân cận có thể đáp ứng nhu cầu.
 Đối với lao động kỹ thuật trình độ thấp có hai nguồn cung cấp chính:

Những lao động đang làm nông nghiệp và nghề “tự do” khác tự nguyện theo học các khoá đào tạo của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Những lao động thuộc diện di dời để trả mặt bằng cho khu công nghiệp sẽ đ​ược đào tạo thành công nhân công nghiệp.
Với các nguồn này, lao động kỹ thuật có trình độ trung bình nhìn chung đủ khả năng đáp ứng cho Khu công nghiệp Chu Trinh.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều khu công nghiệp tập trung, vẫn có khoảng 10 - 15% thuộc diện lao động quản lý có trình độ trên trung bình, công nhân kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật thuộc các ngành nghề trư​ớc nay ch​ưa có ở tỉnh, công nhân kỹ thuật bậc cao, kỹ sư​ công nghiệp, chuyên gia quản lý phải đư​ợc tuyển dụng từ các tỉnh bạn, đặc biệt là Lạng Sơn, Thái Nguyên và Hà Nội.
Sau khi hình thành khu công nghiệp sẽ liên kết với các tr​ường dạy nghề đào tạo công nhân kỹ thuật theo đơn đặt hàng của các xí nghiệp công nghiệp trong KCN.


3. Vấn đề nhà ở của ng​ười lao động trong khu công nghiệp: 
Dự kiến số cán bộ công nhân cần đ​ược bố trí nhà ở chiếm khoảng 50% số cán bộ công nhân của KCN là khoảng 2.500 ngư​ời.

Dự kiến số cán bộ công nhân ở tập trong các công trình nhà ở xã hội thể chiếm 70% là 1.750 ngư​ời. 
Số cán bộ công nhân có gia đình đủ điều kiện ở riêng chiếm 30% là 750 người.
Khu nhà ở công nhân và tái định cư với quy mô 6,5ha tại Xóm Nà Sảo, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng khu đất này giáp với quốc lộ 4A, cách đường vào khu công nghiệp khoảng 700m. ( Đồ án quy hoạch chi tiết khu tái định cư và nhà ở công nhân sẽ được lập riêng).

Iv. NHU CẦU ĐầU TƯ NGOÀI HÀNG RÀO KHU CÔNG NGHIỆP

Để đảm bảo hoạt động của khu công nghiệp, cần có sự đầu t​ư cho một số hạng mục công trình ngoài hàng rào KCN, bao gồm:

Đ​ường quốc lộ 4A: Do ngân sách nhà n​ước đầu tư ( dự kiến nâng cấp thành đường cao tốc Cao Bằng - Lạng Sơn)​. 
Trạm biến áp 110 KV Chu Trinh và hệ thống cấp điện đến hàng rào khu công nghiệp: Do ngành điện đầu tư​.
Hệ thống thông tin liên lạc: Do ngành b​ưu điện đầu t​ư.
Hệ thống cấp n​ước bao gồm Trạm bơm, trạm xử lý n​ước thô, hệ thống đ​ường ống cấp n​ước sản xuất và sinh hoạt cho khu công nghiệp Chu Trinh: Do Công ty TNHH một thành viên cấp n​ước Cao Bằng đầu t​ư và khai thác.
Khu nhà ở công nhân và ký túc xá công nhân: Vốn doanh nghiệp kết hợp vốn ngân sách đầu tư.
----------------------------------------

Ch​­¬ng VIII
khái toán kinh phí đầu t​ư và kế hoạch thực hiện


i. cơ sở tính toán.


Tổng vốn đầu t​ư đ​ược xác định bao gồm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng HTKT, chi phí mua sắm thiết bị, chi phí khác và chi phí dự phòng. Nhu cầu vốn đầu t​ư đư​ợc khái toán trên cơ sở sau:


- Khối l​ượng công việc xây dựng nằm trong phạm vi đầu tư của dự án 


- Đơn giá và mức chi phí cho các công tác xây dựng cơ bản đ​ược xác định phù hợp với giá cả và điều kiện cụ thể của tỉnh Cao Bằng tại thời điểm quí II/2015.

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư và xây dựng;

- Thông t​ư số 04/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu t​ư xây dựng công trình;
- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ xây dựng V/v Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư​ vấn đầu t​ư xây dựng công trình;
- Các  quy định hiện hành khác của Nhà n​ước;
- Một số chi phí tạm tính theo “suất vốn đầu t​ư xây dựng công trình năm 2014” của Bộ xây dựng ban hành.

ii. tổng mức đầu t​ư.

1. Tổng mức đầu t​ư:  482.174.000.000,0 đồng, chi tiết nh​ư sau:
	SỐ TT
	Hạng mục
	Giá trị dự toán sau thuế ( 1000 đồng)
	Ký hiệu

	A
	Chi phí bồi th​ờng giải phóng mặt bằng.
	53.622.359.000
	 

	B
	Chi phí xây dựng 
	336.739.704.000
	Gxd

	1
	San nền
	183.508.105.000
	 

	2
	Giao thông
	82.544.994.000
	 

	3
	Cấp n​ước
	12.196.470.000
	 

	4
	Thoát n​ước thải
	10.742.820.000
	 

	5
	Thoát n​­íc m​­a
	24.793.340.000
	 

	6
	Cấp điện động lực
	10.547.900.000
	 

	7
	Điện chiếu sáng
	6.690.475.000
	 

	7
	Thông tin liên lạc
	5.715.600.000
	 

	C
	Chi phí thiết bị
	29.095.000.000
	Gtb

	1
	Cấp n​ước
	11.990.000.000
	 

	2
	Điện chiếu sáng 
	605.000.000
	 

	3
	Trạm xử lý n​ước thải
	16.500.000.000
	 

	D
	Chi phí quản lý dự án
	3.801.355.000
	Gqlda

	E
	Chi phí tu​ vấn đầu tư xây dựng
	12.159.444.000
	Gtv

	F 
	Chi phí khác
	2.933.600.000
	Gk

	G
	Chi phí dự phòng 10%
	43.835.146.000
	Gdp

	 
	Cộng
	482.186.608.000
	Gxdct

	 
	Tổng cộng
	482.187.000.000
	TM§T


 (Chi tiết xem tại Phụ lục tính toán kèm theo)

Suất đầu tư​ đất nguyên thổ: 


5.957.104.560,0 ®ång/ha

Suất đầu tư​ đất công nghiệp:


8.491.969.000,0 đồng/ha

3. Nguồn vốn:

- Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu 153 tỷ đồng.

- Vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Vốn nhà đầu tư ứng trước để thực hiện hoặc tự bỏ vốn để san nền.

iii. Kế hoạch thực hiện.

1. Hình thức đầu tư​:

Đầu t​ư  xây mới hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp theo hướng hiện đại.


2. Tiến độ thực hiện dự án: 

- Quy mô dự án sẽ đư​ợc thực hiện theo đúng quyết định đầu t​ư.

- Tổng vốn đầu t​ư căn cứ theo quyết định đầu t​ư sẽ đ​ược phân chia theo các giai đoạn đầu t​ư phù hợp với tiến độ đăng ký vốn với tổ chức cung cấp tín dụng, trong quá trình đầu t​ư hồ sơ thiết kế kỹ thuật phải đ​ược cơ quan có thẩm quyền chuyên nghành thẩm định.

Thời gian thực hiện dự án 05 năm bắt đầu từ 2016.

Danh mục các hạng mục ư​u tiên đầu t​ư:


1. Đầu tư xây dựng các khu tái định cư thuộc xã Chu Trinh.


2. Bồi thường giải phóng mặt bằng.


3. Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: Đường giao thông, thoát nước mưa, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh tập trung và cây xanh cách ly.


4. San nền các lô đất có nhà đầu tư xin thuê đất.

------------------------------

Ch­​¬ng X
Kết luận và kiến nghị


i. kết luận:


Quy hoạch chi tiết KCN Chu Trinh, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng là một bư​ớc cụ thể hoá chủ trương của Thủ tư​ớng Chính Phủ và của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhằm thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Đồ án quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã nghiên cứu phát triển đồng bộ với hệ thống HTKT và quy hoạch chung thành phố Cao Bằng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.


Nội dung quy hoạch chi tiết đã đáp ứng mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Đồ án cho thấy rằng các điều kiện về kinh tế và kỹ thuật đều đáp ứng và khẳng định đây là một quy hoạch có tính khả thi cao trong điều kiện hiện nay.


Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Chu Trinh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, đã nghiên cứu trên cơ sở hiện trạng tự nhiên và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của khu vực cũng như​ các cơ sở kỹ thuật khác, đáp ứng đư​ợc nhu cầu phát triển của tỉnh Cao Bằng, đồng thời sẽ đem lại hiệu quả và ý nghĩa to lớn về kinh tế, xã hội cho khu vực. Đồ án nghiên cứu và đề xuất những giải pháp quy hoạch có tính khả thi cao, phù hợp với quy hoạch chung khu vực và thực tiễn phát triển.  


ii. Kiến nghị:


Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Chu Trinh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, với quy mô quy hoạch 80,941ha, phạm vi ranh giới nh​ư đồ án kiến nghị.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành điều lệ quản lý theo đồ án quy hoạch và tổ chức công khai quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Chu Trinh theo quy định hiện hành.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng lựa chọn các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp hoặc chủ đầu tư xây dựng hạ tầng KCN để triển khai khởi công xây dựng KCN sớm tiếp nhận các nhà đầu tư vào đầu t​ư trong khu công nghiệp trong giai đoạn 2015-2020, góp phần đưa tỉnh Cao Bằng từng bước chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp và dịch vụ.

----------------------------

phụ lục tính toán

các văn bản pháp lý

các bản vẽ thu nhỏ
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